
Tuần 9             
     Soạn: 11/10                  
    Giảng  : Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013
Đạo đức


             Tiết 9             Tình bạn  (tiết 1)

I. Mục tiêu.

- HS cần biết ai cũng có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.

- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

- Thân ái, đoàn kết với bạn bè xung quanh.

  II. CÁC KNS ĐƯợc gd.

      - Kĩ năng tư duy phê phán

     -Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới bạn bè.

     - Kĩ năng giao tiêp, ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống

     - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với bạn bè.

 III. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DH

        - Thảo luận nhóm

        - Xử lí tình huống - Đóng vai

Iv. Đồ dùng dạy học.

- Bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.

- Đồ dùng hoá trang.

V. Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cảu trò

	A. Bài cũ:  (5’)

? Nêu ngững việc làm thể hiện nhớ ơn tổ tiên?

B. Bài mới.

1/ Giới thiệu bài: (1’)

2/ Các hoạt động dạy học 
 Hoạt động 1:  ( 7’)

Thảo luận cả lớp.
	- Hoạt động cả lớp

	? Bài hát nói lên điều gì?

? Lớp chúng ta có vui như vậy không?

? Điều gì sẽ xẩy ra nếu xung quanh chúng ta không có bạn bè? 

? Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không? Em biết điều đó từ dâu?

* GV kết luận: Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền được tự do kết giao bạn bè.

 Hoạt động 2:  (7’)
 Tìm hiểu nội dung truyện: Đôi bạn.

- GV đọc câu chuyện.

- Tổ chức học sinh đóng vai theo nội dung câu chuyện.
	- Tình cảm bạn bè vui vẻ, thân thiết.

- HS tự phất biểu.

- Sẽ rất buồn…
- Trẻ em có quyền được tự do kết bạn.

- Học sinh nghe

- Học sinh đóng vai

	? Em có nhận xét gì về hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật trong truyện?

? Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì về cách đối xử với bạn bè?
	- Đó là hành động hèn nhát, không biết giúp đỡ bạn bè lúc gặp khó khăn.

- Bạn bè phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn.

	* Gv kết luận: Bạn bè phải biết thương yêu giúp đỡ nhau nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

 Hoạt động 3:   (7’)

Làm bài tập 2 SGK

- Một hs đọc yêu cầu bài 2

- HS làm bài cá nhân

- Học sinh trình bày cáh ứng xử.

- Nhận xét chốt cách ứng xử tích cực:

Hoạt động 4: (7’)

? Hãy nêu một biểu hiện cảu tình bạn đẹp?

* GV kết luận: Các biểu hiện của tình bạn đẹp là: Tôn trọng, chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, biết chia sẻ vui buồn cùng nhau.

? Trong lớp mình có tình bạn nào đẹp như vậy không?

- HS liên hệ tự nêu.

- Học sinh đọc ghi nhớ SGK.

4. Củng cố. (1’)

Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ về chủ đề tình bạn.

Nhận xét tiết học.
	+ Tình huống a: Chúc mừng bạn

+ Tình huống b: An ủi, động viên, giúp đỡ bạn.

+ Tình huống c: Bênh vực bạn hoặc nhờ người lớn bênh vực bạn.

+ Tình huống d: Khuyên ngăn bạn không nên sa vào những việc làm không tốt.

+ Tình huống ®: Hiêut ý tốt của bạn không tự ái, nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm.

+ Tình huống e: Nhờ bạn bè thâyd cô giáo hoặc người lớn khuyên ngăn bạn.

- HS nối tiếp nêu.

- Học sinh trả lời

- 3 Học sinh đọc ghi nhớ


--------------------------------------------------------------

Tập đọc


         Tiết 17         Cái gì quý nhất

I/ Mục tiêu

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật(Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo)

- Nắm được vấn đề tranh luận (cái gì là quý nhất?) và ý được khẳng định trong bài (người lao động là quý nhất)

II/ Đồ dùng dạy học

           GV.    Tranh minh học bài đọc trong SGK
            HS.   SGK
III/ Hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1/ Bài cũ (5’)
- Hs đọc thuộc những câu thơ các thích trong bài trước cổng trời , trả lời các câu hỏi về bài học 

2/ Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài (1’)
2.Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài

A) Luyện đọc:  (15’)
- Một hs đọc toàn bài.

- Học sinh chia đoạn: 3 đoạn:

- Học sinh đọc nối tiếp lần 1 ( hai lượt)

+ GV sửa phát âm cho học sinh.

- Học sinh đọc nối tiếp lần 2.

+ Một hs đọc phần chú giải SGK

+ GV hướng dẫn đọc đọc văn dài khó:

- Học sinh đọc nối tiếp trong nhóm bàn.

- Thi đọc

- 1hs đọc cả bài

- GV đọc mẫu.

B) Tìm hiểu bài:  (12’)
Đọc đoạn 1: Từ dầu đến phân giải và trả lời câu hỏi:
	- Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài học.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến được không.

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến phân giải.

+ Đoạn 3: còn lại.

* ý 1: Sự tranh luận của Hùng, Quí và Nam:

	? Theo Hùng, Quí, Nam cái quí nhất trên đời là gì?

? Lí lẽ của mỗi bạn đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình như thế nào?

? Em hiểu thế nào là tranh luận là phân giải?

* GV chuyển ý: Lí lẽ của các bạn đưa ra đã chắc chắn và đầy đủ chưa, các em hãy đọc tiếp đoạn 2 để thấy rõ lời phân giải của thầy giáo.
	- Hùng: Quí nhất là gạo.

- Quí: Quí nhất là vàng.

- Nam: Quí nhất là thì giờ.

- Hùng: Lúa gạo nuôi sống con người.

- Quí: Có vàng là có tiền có tiền sẽ mua được lúa gạo.

- Nam: có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc.

- Một học sinh nhắc lại lời chú giải



	* GV giảng: Muốn thuyết phục người khác hiểu đúng nghĩa một vấn đề nào đó thì người đó phải đưa ra lí lẽ làm sao cho người nghe hiểu, thấy được rõ vấn đề là đúng là hợp lí.

? Em hãy đặt tên khác cho bài văn và nêu lý do chọn tên đó?

? Qua bài tập đọc em đã hiểu ra điều gì? C) Luyện đọc diễn cảm  (5’)
- 5 Học sinh đọc phân vai và nêu cách đọc của từng nhân vật.

- GV treo bảng phụ đoạn cần luyện đọc: Đoạn tranh luận giữa 3 bạn: “ Hùng nói:….vàng bạc!”

- 4Hs đọc phân vai và nêu cách đọc.

- 4 HS đọc thể hiện lại.

- Thi đọc giữa các nhóm

- Nhận xét nhóm đọc hay dúng.

3. Củng cố.  (1’)
Mô tả lại bức tranh minh hoạ bài.

Nhận xét tiết học.
	* ý 2: Lời lẽ phân giải của thầy giáo:
- Học sinh tự nêu và giải thích: VD: Cuộc tranh luận thú vị, Ai có lí….

- Người lao động là quý nhất

- Học sinh nêu cách đọc

- 4 học sinh đọc phân vai

- Học sinh thi đọc

-2 học sinh mô tả.

- Học và chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------------
Toán


     Tiét 41           Luyện tập

I/ Mục tiêu.

Giúp hs củng cố về: 

- Nắm vững cách viết số đo độ dài dưới dạnh số thập phân trong các trường hợp đơn giản.

- Luyện kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạnh số thập phân.

II/ ĐỒ DÙNG

                          GV.  Bảng phụ

                          HS. SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ:  (5’)
Học sinh làm bài 3 SGK:

5km 302m = 5,302km                          

5km 75m = 5,075km

302m = 0,302km

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn luyện tập:
	· 2 học sinh làm bài tập.
· Nhận xét


	Bài 1. (6’)
- Gọi học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài.

- Gọi học sinh nhận xét trên bảng.
	Bài 1 ( 45-sgk)
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	Bài 2. (8’)
- Gọi học sinh đọc đề bài

- GV viết bảng: 315cm=….m và yêu cầu học sinh thảo luận để tìm cách viết 315cm thành đợn vị đo là mét.

? 315cm Bằng bao nhiêu m và bao nhiêu cm? Giải thích?

? 3m15cm viết thành hỗn số nào?

? Hỗn số 
[image: image2.wmf]m

100

15

3

 viết thành số thập phân nào?

? Em nào có cách làm nhanh hơn?

- Gọi học sinh lên bảng làm.

- Nhận xét bài của bạn

* Gv chốt: Cách đổi đơn vị đo độ dài từ bé sang lớn theo hai cách:

- C1: Chuyển ra hỗn số rồi chuyển thành số thập phân.

- C2: Đếm từ phải qua trái dự vào đặc điểm của số đo độ dài.
	Bài 2: ( VBT)

315cm = 3m 15cm 

Vì: 315cm = 300cm + 15cm = 3m 115cm

3m 15cm = 
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 = 3,15m

- Dựa vào mẫu hs tự làm bài, hai hs làm bảng.

- Nhận xét chữa bài

- Đếm từ phải qua trái mỗi số ứng với một đơn vị. Ta có 315cm thì: 5 là cm, 1 là dm còn 3 là m vì vậy ta đặt dấu phẩy sau số 3 nên ta được: 315cm = 3,15m

234m = 2,34m             506m = 5,06m

34dm = 3,4m

	Bài 3. (7’)
- Gọi học sinh nêu yêu cầu.

- Gv nhắc học sinh cách làm bài tập 3 tương tự cách làm bài tập 1, sau đó yêu cầu học sinh làm bài.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
	Bài 3 ( VBT)
a) 3km245m = 3
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	Bài 4  (7’)

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh thảo luận để tìm cách làm.

- Nhận xét, hướng dẫn học sinh đổi như sgk.

- Học sinh làm bảng.

- Nhận xét cách làm của bạn.

* Gv chốt: Cách đổi các số đo độ dài ra số thập phân

- Cách đổi các đơn vị lớn là số thập phân ra đơn vị bé: Dịch dấu phẩy từ trái qua phải mỗi số ứng với một đơn vị đến đơn vị cần đổi thì đánh dấu phẩy.
	Bài 4 ( VBT)
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	3. Củng cố dặn dò: (1’)
- Tóm tắt nội dung bài học.

- Dặn dò về nhà.
	- Học và chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------------------

  Lịch sử

             Tiết 9                      Cách  mạng mùa thu

I. Mục tiêu:

Sau bài học HS nêu được:

- Mùa thu năm   1945, nhân dân cả nước vùg lên phá tan xiềng xích nô lệ, cuộc cách mạng này gọi là Cách mạng tháng Tám.

- Tiêu biểu cho Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19- 8- 1945. Ngày 19- 8 trở thành ngày kỉ niệm của Cách mạng tháng Tám.

- ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- ảnh tư liệu về Cách mạng tháng Tám.

- Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Kiểm tra bài cũ

	- GV gọi 2 HS lên bảng và yêu cầu trả lời câu hỏi về nội dung bài cũ
	- 2 HS lên bảng lần lượt trả lời câu hỏi về nội dung bài:

+ Thuật lại cuộc khởi nghĩa 19-2-1930 ở Nghệ An.

+Trong những nămn1930-1931,ở nhiều vùng nông thôn Nghệ- Tĩnh diễn ra điều gì mới?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	Hỏi:Em  biết gì về ngày 19- 8? 
	HS nêu theo ý hiểu của  mình

	- GV giới thiệu: Ngày 19- 8 là ngày kỉ niệm  cuộc Cách mạng tháng Tám. Diễn biến của cuộc cách mạng này ra sao, cuộc cách mạng có ý nghĩa lớn lao như thế nào với lịch sử dân tộc ta. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	- HS lắng nghe.

	Hoạt động 1: Thời cơ cách mạng

	- GV nêu vấn đề: Tháng 3- 194, phát xít Nhật hất cẳng Pháp, giành quyền đô hộ nước ta. Giữa tháng 8- 1945, quân  phiệt Nhật  ở châu á đầu hàng quân Đồng minh. Đảng ta xác định đây là thời cơ  để chúng ta tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả  nước. Theo em, vì sao Đảng ta lại xác định đây là thời cơ ngàn năm có một cho cách mạng Việt Nam?
	- HS thảo luận để tìm câu hỏi.

	- GV gợi ý thêm:Tình hình kẻ thù của dân tộc ta lúc này như thế nào?
	- HS dựa vào gợi ý của GV để giải thích thời cơ cách mạng:

   + Đảng ta lại xác định đây là thời cơ ngàn năm có một vì: Từ năm 1940, Nhật và Pháp cùng đô hộ nước ta nhưng tháng 3- 1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm nước ta. Tháng 8- 1945, quân Nhật ở châu á thua trận và đầu hàng quân Đồng minh, thế lực của chúng đang suy giảm đi rất nhiều, nên ta phải chớp thời cơ này làm cách mạng.

	- GV giảng: Nhận thấy thời cơ đến, Đảng ta nhanh chóng phát lẹnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc. Để động viên quyết tâm của dân  tộc, Bác Hồ đã nói'' Dù hi sinh tới đâu, dù có phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành  cho được độc lập''. Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng, lời kêu gọi của Bác Hồ, nhân dân khắp nơi đã nổi dậy, trong đó tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa này.

	Hoạt động 2: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19- 8.

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, cùng đọc SGK và thuật lại cho nhau nghe về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19- 8- 1945. 
	- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS thuật lại trước nhóm cuộc khởi nghĩa 19- 8- 1945 ỏ Hà Nội, các HS cùng nhóm theo dõi, bổ xung ý kiến cho nhau.

	- GV yêu cầu 1 HS trình bày trước lớp
	- 1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ xung ý kiến.

	- Nhận xét và  tuyên  dương HS hiểu bài.
	

	Hoạt động 3: Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương

	- GV yêu cầu HS nhắc lại cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
	+ Chiều 19- 87- 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

	- GV nêu vấn đề: Nếu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội không toàn thắng thì viẹc giành  chính quyền ở các địa phương khác sẽ ra sao?
	- HS trao đổi và nêu: Hà Nội là nơi có cơ quan đầu lão của giặc, nếu Hà Nội không giành được chính quyền ở các địa phương khác sẽ rất gặp khó khăn.

	- Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác động như thế nào đến tinh thần cách mạng  của nhan dân cả nước?
	+ Cuộc khởi nghĩa  của nhân dân Hà Nội  đã cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước đứng lên giành chính quyền.

	Hỏi: Tiếp sau Hà Nội, những nơi nào đã giành được chính quyền?
	+ Tiếp sau Hà Nội đến lượt Huế(23- 8), rồi Sài Gòn(25- 8) và đến 28-8-2945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước.

	Hoạt động 4: Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám.

	- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng  Tám. Các câu hỏi gợi ý:
	- HS thảo luận theo cặp, trả lời các au hỏi gợi ý đê rút ra nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám.

	Hỏi: Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong cách mạng tháng Tám?
	+ Nhân dân ta giành được thắng lợi trong cách mạng tháng Tám là vì nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc, đồng thời có Đảng lãnh đạo, Đảng chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng và chớp thời cơ ngàn năm có một.

	Hỏi: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào?
	+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong  kiến

	Củng cố- dặn dò

	Hỏi: Vì sao mùa thu 1945 được gọi là mùa thu cách mạng?
	+ Vì  mùa thu này, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ nhân dân ta đã đứng lên tổng  khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Từ mùa thu này, dân tộc ta từ một dân tộc bị nô lệ hơn 80 năm trở thành dân tộc độc lập tự do. 

	- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà.
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      Toán

     Tiết 42        Viết các số đo khối lượng dưới dạng số 

Thập phân

I/ Mục tiêu.

- Giúp hs ôn bảng đơn vị đo khối lượng, quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề.

- Luyện viết các số đo khối lượng dưới dạnh số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

II/ Đồ dùng dạy học.

           GV.   - Bảng đơn vị đo độ dài kẻ sẵn.

           HS.     SGK-VBT                      
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	              Hoạt động học

	A. Bài cũ: (5’)

HS làm bài 3 SGK

4,32km=4320m     3,2dm = 0,32m                                                                  327cm=3,27m             34mm = 0,034m                                             

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)

2/ Ôn lại hệ thống đơn vị đo độ dài (12’)

- G kẻ sẵn bảng
	- 2 học sinh làm bài



	? Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng từ đơn vị bé đến đơn vị lớn?

HS trả lời GV ghi bảng

? 1 tấn bằng mấy tạ?

? 1 tạ bằng mấy yến?.....

? 1tạ bằng mấy phần của tấn? Viết ra số thập phân?

? ….v.v

? 1g bằng mấy phần của kg? Viết ra số thập phân?

? 1kg bằng bao nhiêu phần của tấn? Viết ra số thập phân?

? Em có nhận xét gì về mối quan hệ của các đơn vị liền nhau?
	- g, dag, hg, kg, yến, tạ, tÊn.

1tấn = 10 tạ

1tạ = 10 yến

1tạ = 
[image: image9.wmf]10

1

 tÊn = 0,1 tÊn

1g = 
[image: image10.wmf]1000

1

kg = 0,001kg

1kg = 
[image: image11.wmf]10000

1

tÊn = 0,0001tÊn

* Kết luận: Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó và bằng 1/10 ( bằng 0,1) đơn vị liền trước nó.

	* Ví dụ:

- GV nêu ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5tÊn 132kg = ……tÊn

- GV cho thêm ví dụ để hs luyện:

5 tÊn 32kg
	- HS làm nháp, một học sinh làm bảng.

- Nhận xét và nêu cách làm:

5tÊn 132kg = 
[image: image12.wmf]1000

132

5

tÊn = 5,132tÊn.

Vậy 5tấn 132kg = 5,132tấn.

5 tÊn 32kg = 5,032tÊn.

	3. Thực hành:  (18’)

Bài 1.- Học sinh đọc đề và tự làm bài.

- Nhận xét, chữa bài cho học sinh.
	Bài 1 (  VBT )

a, 4 tÊn 562 kg = 4,562 tÊn

b, 3 tÊn 14 kg   = 3,014 tÊn

c, 12 tÊn 6 kg   = 12,006 tÊn

d, 500kg           = 0,5 tÊn

	Bài 2.- Gọi học sinh đọc đề toán.

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Nhận xét, chữa
	Bài 2 ( VBT)

a, 2kg50g  = 2,05kg 

     45kg23g  =  45,023kg

10kg3g = 10,003kg       500g = 0,5kg

b, 2t¹50kg = 2,5 tạ        3t¹3kg = 3,03tạ

34kg = 0,34tạ                450kg = 4,5 tạ

	Bài 3.- Gọi học sinh đọc bài.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- G chữa bài và cho điểm học sinh học tốt.
	Bài 3 ( 46 - sgk)

Bài giải:

Lượng thịt cần nuôi 6 con sư tử trong1

 ngày là:      

                   9 x6 = 54 ( kg )
Lượng thịt cần nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:        

               54 x30 = 1620 ( kg )
      1620kg = 1,62 ( tÊn )

                 Đáp số: 1,62 tấn

	4. Củng cố dặn dò: (1’)

- Tóm nội dung, nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà
	- Học và chuẩn bị bài sau.


-----------------------------------------------

Luyện từ và câu

Tiết 17      Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

I/ Mục tiêu.

- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Thiên nhiên: biết một số từ ngữ thể hiện sự so sánh và nhân hoá bầu trời.

- Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi viết đoạn văn tả một cảnh đẹp thiên nhiên.

* MT: Cung cấp cho HS một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài,từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

II/ Đồ dùng dạy- học.

GV.  Bảng phụ viết sẵn các từ ngữ tả bầu trời ở BT1; bút dạ, một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại từ ngữ tả bầu trời để Hs làm BT2
HS.  SGK-VBT
III/ Các hoạt động dạy- học.

	Hoạt động của trầy
	Hoạt động của trò

	A. Bài cũ:  (5’)

Hs làm lại BT3a , 3b hoặc 3c để củng cố kiến thức đã học về từ nhiều nghĩa trong tiết LTVC trước.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)

2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

* Bài tập 1: 5’)

Gv có thể sửa lỗi phát âm cho Hs.
	Bài 1.

- 3 Hs tiếp nối nhau đọc một lượt bài bầu trời mùa thu. Cả lớp đọc thầm theo. 

	* Bài tập 2: (14’)

- Hs làm việc theo nhóm, ghi kết quả vào giấy khổ to, dán lên bảng lớp.

- Các nhóm đọc kết quả bài làm.

- Nhận xét chữa bài.

- GV chốt lời giải đúng:
	Bài 2.

- Hoạt động theo nhóm.

- Dán kết quả

	- Những từ ngữ thể hiện sự so sánh:

- Những từ ngữ thể hiện sự nhân hoá:

- Những từ ngữ khác:
	- Xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao

- Được rửa mặt sau cơn mưa/ dịu dàng/ buồn bã/ trầm ngâm nhớ tiếng hót của bầy chim sơn ca/ ghé sát mặt đất/ cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào

- Rất nóng và cháy lên những tia sáng của ngọn lửa/ xanh biếc/ cao hơn

	* Bài tập 3:  (14’)
- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Gv hướng dẫn Hs để hiểu đúng yêu cầu bài tập:

+ Viết một đoạn văn tả cảnh đẹp của quê em hoặc nơi em ở.

+ Cảnh đẹp đó có thể là một ngọn núi hay cánh đồng, công viên, vườn cây, vườn hoa, cây cầu, dòng sông,hồ nước,…
+ Chỉ cần viết đoạn văn gồm 5 câu

+ Trong đoạn văn cần dùng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm

+ Có thể sử dụng lại một đoạn văn tả cảnh mà em đã viết trước đây nhưng cần thay những từ ngữ chưa hay bằng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm hơn.

- Học sinh làm bài cá nhân.

- Hs đọc đoạn văn. Gv và cả lớp nhận xét, bình chọn đoạn văn hay nhất.

3/ Củng cố. (1’)

- Gv nhận xét tiết học. Dặn những HS viết đoạn văn chưa đạt về nhà viết lại đoạn văn hay hơn.


	Bài 3

- 1 học sinh đọc bài.

- Học sinh nghe.

- Học sinh làm bài

- 5 học sinh đọc.

- Học và chuẩn bị bài sau.


-------------------------------------------------
Kể chuyện

               Tiết 9     LUYỆN TẬP Về Kể chuyện Đã NGHE Đã ĐọC

I/ Mục tiêu.

Rèn kĩ năng nói:

- Nhớ lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương mình hoặc nơi khác.Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện.

- Lời kể rõ ràng,tự nhiên; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động.

Rèn kĩ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

II/ Đồ dùng dạy học

           HS.    Tranh, ảnh - về một số cảnh đẹp ở địa phương.

           GV.   Bảng lớp viết đề bài

                     Bảng phụ viết tắt gợi ý 2:

                     Giới thiệu chung về chuyến đi

                     Cảnh nổi bật ở nơi đến; sự việc làm em thích thú

                     Kết thúc cuộc đi thăm; suy nghĩ và cảm xúc

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm cũ:  (5’)
- Hs kể lại câu chuyện đã kể ở tiết kể chuyện tuần 8.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài: (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu của đề bài  (6-7’)

- Hs đọc đề bài và gợi ý 1-2 trong SGK

- Gv mở bảng phụ viết tắt gợi ý 2b.

- Gv kiểm tra việc Hs chuẩn bị nội dung cho tiết học.

- Một số Hs giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

3/ Thực hành kể chuyện  (20-22’)

- Hs kể theo cặp. 

- Gv đến từng nhóm, nghe Hs kể, hướng dẫn, góp ý. Mỗi em kể xong có thể trả lời câu hỏi của các bạn về chuyến đi.

- Thi KC trước lớp. 

- Nhận xét cách kể, dùng từ, đặt câu.

4. Củng cố,dặn dò (1’)
Gv nhận xét tiết học. 
	2 Học sinh kể chuyện, nhận xét và cho điểm.

- 2 Học sinh đọc

- 3 - 5 Học sinh giới thiệu.

VD: Tôi muốn kể với các bạn chuyến đi chơi Tuần Châu ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào mùa hè vừa qua./ Tết năm ngoái, em được bố mẹ đưa về quê ăn Tết với ông bà. Em muốn kể về cảnh đẹp của làng quê em.

- Hoạt động cặp.

- 3- 5 học sinh thi kể.

- Nhận xét và bình chọn người kể hay nhất.
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Tiết 43       Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

I/ Mục tiêu.

- Giúp hs ôn quan hệ giữa một số đơn vị đo diện tích thường dùng.

- Luyện tập viiết số đo đơn vị diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.

II/ ĐỒ DÙNG

           GV.  Bảng phụ

           HS.  SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ: (5’)
? Nêu ghi nhớ về mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền nhau?

- Làm bài 4 SGK

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: (9’)
	

	? Hãy kể tên các đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn đến đơn vị bé?

HS trả lời GV ghi bảng

? 1 km2 bằng bao nhiêu hm2 ?

? 1 hm2 bằng bao nhiêu phần của km2?.....

? Viết 
[image: image13.wmf]2
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ra số thập phân nào?

? 1m2 bằng bao nhiêu dm2? 

? 1dm2 bằng bao nhiêu phần m2? Viết ra số thập phân?

? Em có nhận xét gì về mối quan hệ của các đơn vị diện tích liền nhau?
	- km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2.

1km2 = 100hm2 

1hm2 = 
[image: image14.wmf]2
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[image: image15.wmf]2
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1m2 = 100dm2
1dm2 =
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* Kết luận: Một đơn vị diện tích gấp 100 lần đơn vị liền sau nó và bằng 0,01 đơn vị liền trước nó.

	3/ Ví dụ:

- GV đưa ra ví dụ: 3m25dm2 = ……..m2

- GV đưa ví dụ 2: 42dm2= …….m2
- Học sinh thảo luận nêu cách làm

* GV lưu ý cho học sinh: Hai đơn vị diện tích liền kề hơn kém nhau 100 lần.
	- Học sinh phân tích và nêu cách giải:

3m25dm2 = 
[image: image17.wmf]2
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Vậy: 3m25dm2 = 3,05m2
42dm2 = 
[image: image18.wmf]2
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Vậy 42dm2 = 4,2m2

	4/ Thực hành  (18’)

Bài 1 

- Học sinh đọc yêu cầu và tự làm bài.

- Nhận xét, chữa bài trên bảng.

? Nêu các đổi số đo 2 đơn vị thành số đo 1 đơn vị.

- Học sinh nêu cách giải khác:

3m2 62dm2 = 3,62m2 vì: đổi ra m2 ta có 3 là phần nguyên, 62dm2 ta đếm từ phải qua trái có: 62 là dm2, trước dm2 là m2 nên 3m2 62dm2 = 3,62m2
* GV chốt: Cách đổi số đo diện tích thành số thập phân theo hai cách:

+ C1: Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

+ C2: Đếm dựa vào hai số ứng với một đơn vị đo diện tích.
	Bài 1( VBT)

a, 56 dm2 = 
[image: image19.wmf]100
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b, 17dm223cm2=17
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c, 23 cm2=
[image: image21.wmf]100
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dm2 =  0,23dm2

d, 2cm25mm2= 
[image: image22.wmf]100

5

2

cm2 =2,05cm

	Bài 2

- Học sinh nêu yêu cầu.

- Học sinh tự làm bài.

- Gọi học sinh làm bảng.

- Nhận xét bài.


	Bài 2( VBT)

a, 1654m2  =  0,1654ha

b, 5000m2  =  0,5ha

c, 1ha         =  0,01km2
d, 15ha       =  0,14km2

	Bài 3

- Học sinh nêu yêu cầu.

- Học sinh tự làm bài.

- G đi giúp đỡ học sinh yếu.

- Nhận xét.
	Bài 3 (VBT)

a, 5,34km2= 5km234ha

b, 16,5m2   = 16m250dm2
c, 6,5km2 = 6km250ha = 650ha

d, 7,6256ha = 76256m2

	5. Củng cố dặn dò:  (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học.
	- Học và chuẩn bị bài sau


-----------------------------------------------------------
Tập đọc


      Tiết 18                 Đất Cà Mau

I/ Mục đích.

- Đọc đúng các tiếng từ khó, dễ lẫn.

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm làm nổi bật sự khắc nghiện của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cường của người Cà Mau.

- Đọc diễn cảm toàn bài.

- Hiểu các từ khó, hiểu nội dung bài: Thiên nhiên khắc nghiệt của Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách của người Cà Mau.

* MT: GD cho HS hiểu về môi trường sinh thái ở đất mũi Cà Mau, về con người nơi đây được nung đúc và lưu truyền tính thượng võ để khai phá gữi gìn mũi đất tận cùng của Tổ quốc,từ đó thêm yêu quý con người và vùng đất này.
*BĐ: Hs hiểu thêm về môi trường sinh thái vùng biển Cà Mau
II/ Đồ dùng day, học.

            GV    Tranh minh hoạ

                    Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

          HS.    SGK
III/ Các hoạt động dạy,học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm cũ:  (5’)
- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong sgk

B. Bài mới

1/ Giới thiêu bài: (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: (15’)
- Một học sinh đọc toàn bài.

- Học sinh chia đoạn: 3 đoạn:

- Học sinh đọc nối tiếp ba đoạn lần 1

+ GV sửa phát âm cho học sinh.

- Học sinh đọc nối tiếp làn 2:

+ Giải nghĩa từ.

+ Hướng dẫn đọc đoạn dài khó.

- Học sinh đọc trong nhóm bàn.

Hs thi đọc
1 hs đọc toàn bài
- Gv đọc diễn cảm toàn bài:
 Nhấn giọng các từ gợi tả (mưa dông, đổ ngang, hối hả, rất phũ, đất xốp, đát nẻ chân chim,…)

b) Tìm hiểu bài:  (12’)
	- 3 Học sinh thực hiện

+ Đoạn 1 (từ đầu đến nổi cơn dông. )

+ Đoạn 2 (từ Cà Mau đất xốp đến bằng thân cây đước…)

+ Đoạn 3 (phần còn lại)



	Học sinh đọc đoạn 1 (từ đầu đến nổi cơn dông.) và trả lời câu hỏi:

?  Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

? Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?
	* ý 1: Mưa ở Cà Mau:
- Mưa ở Cà Mau là mưa dông: rất đột ngột, dữ dội nhưng chóng tạnh.

- Mưa ở Cà Mau

	- Học sinh đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

? Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?

? Người Cà Mau dựng nhà như thế nào?

? Hãy đặt tên cho đoạn văn này?


	* ý 2: Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau:
- Cây cối mọc thành chòm, thành rặng; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

- Nhà cửa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì; từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.

- Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.



	- Học sinh đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

? Người dân Cà Mau có tính cách như thế nào?

? Em đặt tên cho đoạn 3 như thế nào?

?Nội dung chính 

c) Đọc diễn cảm: (5’)
- Ba học sinh đọc nối tiếp ba đoạn và nêu giọng đọc toàn bài

- Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm toàn bài.

+ Học sinh đọc diễn cảm trong nhóm bàn.

+ Thi đọc diễn cảm.

+ Nhận xét bạn đọc hay nhất.

5. Củng cố, dặn dò (1’)
- Một số Hs nhắc lại ý nghĩa của bài.

- Gv nhận xét tiết học. Yêu cầu Hs chuẩn bị cho tuần Ôn tập giữa học kì I- đọc lại và học thuộc các bài đọc có yêu cầu thuộc lòng từ tuần1 đến tuần 9.

* Qua bài học em có nhận xét gì về con người và thời tiết ở Cà Mau/
	* ý 3: Tính cách người Cà Mau:
- Người Cà Mau thông minh, giàu nghị lực, thượng võ, thích kể và thích nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người

- Tính cách người Cà Mau.

*Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách của người Cà Mau
- 3 học sinh đọc.

- Đọc trong nhóm.

3 Học sinh thi đọc.

- Học sinh chuẩn bị bài sau

-HS con người thông minh và giàu nghị lực,thượng võ….., thời tiết khắc nghiệt…

	- Sưu tầm thêm tài liệu về Cà Mau.
	


----------------------------------------------------------
 Chính tả

          Tiết 9       Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà

I/ Mục tiêu.

- Nhớ viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà

- Trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ theo thể tự do

Chính tả

- Ôn lại cách viết những từ ngữ có tiếng chứa âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng.

II/ Đồ dùng dạy học

   GV.    Một số phiếu nhỏ viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2a hoặc 2b để học sinh bốc “thăm”, tìm từ ngữ chứa tiếng đó ( VD: la-na; lẻ-nẻ,)

Giấy bút, băng dính(để dán trên bảng) cho các nhóm thi tìm nhanh từ láy theo yêu cầu BT 3a hoặc 3b.
   HS.  Bút dạ - VBT
III/ Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Bài cũ:  (5’)
- hs viết bảng các tiếng, từ ngữ có chứa vần uyên, uyết.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh nhớ- viết: (8’)

- Học sinh đọc lại bài thơ.

Nội dung

? Bài gồm mấy khổ thơ? 

? Trình bày các dòng thơ thế nào? 

? Những chữ nào phải viết hoa? 

? Viết tên đàn ba-la-lai-ca thế nào?

- Hs nhớ viết bài.  (12’)

- Gv thu chấm 7 bài, nhận xét bài.

3/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

* Bài tập 2a: (4’)

-  Gv có thể tổ chức cho Hs bốc thăm cặp âm, vần cần phân biệt và thi viết các từ ngữ có tiếng chứa các âm, vần đó trên giấy nháp và bảng lớp. 

- Cả lớp cùng Gv nhận xét, bổ sung. 

- Kết thúc trò chơi, một vài Hs đọc lại các cặp từ ngữ; mỗi em viết vào vở ít nhất sáu từ ngữ.

* GV chốt lời giải:
	- 2 học sinh viết bảng.

- 1 Học sinh đọc lại.

- Học sinh trả lời câu hỏi.

- Hs đọc thầm lại toàn bài thơ.

Bài 2 a

- Cách chơi: Hs tự chuẩn bị, sau đó lần lượt lên bốc thăm, mở phiếu và đọc to cho cả lớp nghe cặp tiếng ghi trên phiếu(VD: la-na); viết nhanh lên bảng hai từ ngữ co chứa tiếng đó rồi đọc lên(VD: la hét- nết na). 



	La-na
	LÎ-nÎ
	Lo-no
	Lë-në

	La hÐt-nÕt  na

Conla- quả na

Le la-nu na nu nèng

La bàn- na mở mắt
	Lẻ loi-nứt nẻ

Tiềnlẻ-nẻ mặt

Đứng lẻ-nẻ toác
	Lo lắng- ăn no

Lo nghĩ- no nê

Lo sợ- ngủ no mắt
	Đất lở- bột nở

Lở loét- nở hoa

Lở mồm long móng-Nở mày nở mặt

	* Bài tập 3a:  (4’)
- Chia lớp làm 4 nhóm. Các nhóm thảo luận làm bài.

- Tổ chức cho Hs thi nối tiếp: Hai đội mỗi đội 5 Hs thi đội nào làm nhanh, đúng là thắng.

- Nhận xét chốt lời giải đúng:

3/ Củng cố: (1’)
- Hs nhớ lại những từ đã luyện để không viết sai chính tả

- Nhận xét tiết học
	Bài 3a

- Hoạt động nhóm.

- Thi đua giữa các tổ.

- Từ láy l: la liệt, la lối, lả lướt, lạ lẫm, lạ lùng, lạc lõng,lai láng, lam lũ, làm lông, lanh lảnh, lành lặn, lảnh lót, lạnh lẽo, lạnh lùng, lay lắt, lặc lè, lẳng lặng,…
- Các nhóm đọc lại lời giải đúng




----------------------------------------------------

     Địa lí

Tiết 9        các dân tộc, sự phân bố dân cư

i. Mục tiêu

Sau bài học, HS có thể:

- Kể tên được một số dân tộc ít người ở nước ta.

- Phân tích bảng số liệu, lược đồ để rút ra đặc điểm của mật độ dân số nước ta và sự phân bố dân cư ở nước ta.

- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc.

- Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

* MT: Cho HS nắm được mối quan hệ giữa việc số dân đông, gia tăng dân số với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong môi trường.

II. Đồ dùng dạy học

         GV    - Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu ¸.

                   - Lược đồ mật độc dân số Việt Nam

                   - Các hình minh họa trong SGK.

                    - Phiếu học tập của HS.

          HS.    - VBT-SGK

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A.Kiểm tra bài cũ  (5’)

	- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm Hs.

B- Giới thiệu bài:  (1’)
+ Hỏi: Hãy nêu những điều em biết về các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

+ nêu: Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc sinh sống. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các dân tộc và sự phân bố dân cư của nước ta.
	- 2 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Dân số nước ta đứng thứ mấy trog các nước Đông Nam ¸?

+ Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống nhân dân? Tìm một ví dụ cụ thể về  hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em..

+ Một số HS nêu trước lớp theo hiểu biết của bản thân mình.

	Hoạt động 1:  (9‘)

          54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam

	- GV yêu cầu HS đọc SGK, nhớ lại kiến thức đã học ở môn Địa lí 4 và trả lời các câu hỏi:

+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

+ Dân tộc nào có đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống ở đâu?

+ Kể tên một số dân tộc ít người và địa bàn sinh sống của họ?

+ Truyền thuyết Con rồng cháu tiên của nhân dân ta thể hiện điều gì?

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi thi giới thiệu về các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam

- GV tổng kết cuộc thi.
	- Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ Nước ta có 54 dân tộc .

+ Dân tộc Kinh ( Việt ) có số dân đông nhất, sống tập trung ở vùng đồng bằng, các vùng ven biển. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở các vùng núi và cao nguyên.

+ Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc là: Dao. Mông, Thái, Mường, Tày…
+ Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở vùng núi Trường Sơn là: Bru- Vân Kiều, Pa-cô. Chứt…
+ Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở Tây Nguyên là: Gia-lai, £-®ª, Ba-na…
+ Các dân tộc Việt Nam là anh em một nhà.

- Hs chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 2:  (9’)

                           Mật độ dân số Việt Nam

	- Hỏi: Em hiểu thế nào là mật độ dân số?

- GV nêu: Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

- GV giảng: Để biết mật độ dân số người ta lấy tổng số dân tại một thời điểm của một vùng, hay một quốc gia chia cho diện tích đất tự nhiên của vùng hay quốc gia đó.

- GV treo bảng thống kê mật độ dân số của một số nước châu á và hỏi: Bảng số liệu cho ta biết điều gì?

- GV yêu cầu:

+ So sánh mật độ dân số nước ta với dân số một số nước châu ¸.

+ Kết quả so sánh trên chứng tỏ điều gì về mật độ dân số Việt Nam?
	- Hs nêu ý kiến của mình.

- Bảng số liệu cho biết mật độ dân số của một số nước châu ¸.

+ Mật độ dân số nước ta lớn hơn gần 6 lần mật độ dân số thế giới, lớn hơn 3 lần mật độ dân số của Cam-pu-chia, lớn hơn 10 lần mật độ dân số của Lào, lớn hơn 2 lần mạt độ dân số của Trung Quốc.

+ Mật độ dân số Việt Nam rất cao.

	- Kết luận: Mật độ dân số nước ta là rất cao, cao hơn cả mật độ dân số Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, và cao hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình của thế giới.

Hoạt động 3:  (9’)

                          Sự phân bố dân cư ở Việt Nam

	- GV treo lược đồ mật độ dân số Việt Nam và hỏi: Nêu tên lược đồ và cho biết lược đồ giúp ta nhận xét về hiện tượng gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, cùng xem lược đồ và thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ trên lược đồ và nêu:

   -Các vùng có mật độ dân số trên 1000 người/km2.

 -Những vùng nào có mật độ dân số từ 501 đến 1000 người/km2?

- Các vùng có mật độ dân số từ trên 100 đến 500 người/km2?

- Vùng nào có mật độ dân số dưới 100 người/km2?

+ Trả lời các câu hỏi:

-Qua phân tích trên hãy cho biết: Dân cư nước ta tập trung đông ở vùng nào? Vùng nào dân cư thưa thớt?

-Việc dân cư tập trung đôg đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven biển gây ra sức ép gì cho dân cư các vùng này?

-Việc dân cư sống thưa thớt ở vùng núi gây khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế của vùng này?

- Để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa dân cư các vùng, Nhà nước ta đã làm gì?

- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến trước lớp

- GV nhận xét.
	- Hs đọc: Lược đồ mật độ dân số Việt Nam. Lược đồ cho ta thấy sự phân bố dân cư của nước ta.

+ Nơi có mật độ dân số lớn hơn 1000 người/km2 là các thành phố lơn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…..

+ Một số nơi ở đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Nam bộ, một số nơi ở đồng bằng ven biển miền Trung.

+ Vùng trung du Bắc Bộ, một số nơi ở đồng bằng Nam bộ, đồng bằng ven biển miền Trung, cao nguyên Đắk Lắk, một số nơi ở miền Trung.

+ Vùng núi có mật độ dân số dưới 100 người/km2.

+ Dân cư nước ta tập trung đông ở đồng bằng, các đô thị lớn, thưa thớt ở vùng núi, nông thôn.

+ Việc dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng làm vùng này thiếu việc làm.

+ Việc dân cư sống thưa thớt ở vùng núi dẫn đến thiếu lao động cho sản xuất, phát triển kinh tế của vùng này.

+ Thực hiện chuyển dân từ các vùng đồng bằng lên vùng núi xây dựng vùng kinh tế mới.

- 3 Hs trả lời câu hỏi.

	C.Củng cố -  dặn dò  (1-2’)

	- GV yêu cầu Hs cả lớp làm nhanh bài tập trong vở bài tập.

- GV gọi HS trình bày kết quả bài làm trước lớp.

- GV nhận xét bài làm của HS.

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau .
	- Hs làm bài tập.


                           ----------------------------------------------------
 BUỔI CHIỀU

BỒI DƯỠNG TOÁN                                                  
LUYỆN TẬP CHUNG.
I.MỤC TIÊU :  Giúp học sinh :

- Nắm vững cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.CHUẨN BỊ :
[image: image23.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- HS nêu bảng đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé  đến lớn

- Nêu  mói quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề 
- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: : 
Điền số vào chỗ chấm :

a) 2ha 4 m2 = ………ha;



    49,83dm2 = ……… m2
b) 8m27dm2 = ……… m2;



    249,7 cm2 = ………….m2
 Bài 2 : 
Điền dấu > ; < =

a)  16m2 213 cm2  ……  16400cm2;

b)  84170cm2 ……. 84,017m2 

c)  9,587 m2  ……9 m2.60dm2


Bài 3 : (HSKG)

Nửa chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image24.wmf]6

5

chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu m vuông ? bao nhiêu ha ?

4.CỦNG CỐ DẶN DÒ.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài giải :

a) 2ha 4 m2 = 2,000004ha;



    49,83dm2 = 0,4983 m2
b) 8m27dm2 = 0,07 m2;



    249,7 cm2 = 0,02497m2
Bài giải :

a)  16m2 213 cm2  >  16400cm2;


     (160213cm2)

b)  84170cm2   <   84,017m2 

                            (840170cm2)

c)  9,587 m2     <   9 m2.60dm2


   (958,7dm2)         (960dm2)

Bài giải :

Đổi :  0,55km = 550m

Chiều rộng của khu vườn là :

  550 : (5 + 6) 
[image: image25.wmf]´

 5 = 250 (m)

Chiều dài của khu vườn là :

    550 – 250 = 300 (m)

Diện tích khu vườn đó là :

   300 
[image: image26.wmf]´

 250 = 75 000 (m2)

                    = 7,5 ha

    Đáp số :   75 000 m2 ;  7,5 ha.

- HS lắng nghe và thực hiện.




BỒI DƯỠNG TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Nắm vững cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image27.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- HS nêu bảng đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé  đến lớn

- Nêu  mói quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề 
- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm :

a) 2ha 4 m2 = ………ha;



    49,83dm2 = ……… m2
b) 8m27dm2 = ……… m2;



    249,7 cm2 = ………….m2
 Bài 2 : Điền dấu > ; < =

a)  16m2 213 cm2  ……  16400cm2;

b)  84170cm2 ……. 84,017m2 

c)  9,587 m2  ……9 m2.60dm2


Bài 3 : (HSKG)

Nửa chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image28.wmf]6

5

chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu m vuông ? bao nhiêu ha ?

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài giải :

a) 2ha 4 m2 = 2,000004ha;



    49,83dm2 = 0,4983 m2
b) 8m27dm2 = 0,07 m2;



    249,7 cm2 = 0,02497m2
Bài giải :

a)  16m2 213 cm2  >  16400cm2;


     (160213cm2)

b)  84170cm2   <   84,017m2 

                            (840170cm2)

c)  9,587 m2     <   9 m2.60dm2


   (958,7dm2)         (960dm2)

Bài giải :

Đổi :  0,55km = 550m

Chiều rộng của khu vườn là :

  550 : (5 + 6) 
[image: image29.wmf]´

 5 = 250 (m)

Chiều dài của khu vườn là :

    550 – 250 = 300 (m)

Diện tích khu vườn đó là :

   300 
[image: image30.wmf]´

 250 = 75 000 (m2)

                    = 7,5 ha

    Đáp số :   75 000 m2 ;  7,5 ha.

- HS lắng nghe và thực hiện.




BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT

                                      LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH.
I. Mục tiêu:

- Học sinh biết lập dàn ý để trình bày một bài văn tả cảnh.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết văn
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị:
 Nội dung bài.

- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về ngôi trường
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

 - Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

a)Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh dàn bài 
- Giáo viên chép đề bài lên bảng. 

- Cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài

* Gợi ý về dàn bài :

Mở bài:

Giới thiệu Giới thiệu ngôi trường 

- Ngôi trường em mang tên ....

- Ngôi trường thân yêu lấp ló sau những hàng cây

Thân bài : 

* Tả bao quát về ngôi trường
- Ngôi trường em to,đẹp đặt ngay ở khu trung tâm của xã....

* Tả cụ thể ngôi trường.

- Con đường dẫn vào trường được đổ một lớp bê tông....

-  Hai bên đường là những cánh đồng lúa....

- Bước qua cổng trường,em đã gặp ngay bác trống ....

- Sân trường lát gạch đã được các bạn trực ban quét sạch sẽ....

- Giữa sân trường mấy cây bàng đã xòe những tán lá rộng....

- Trên đỉnh cột cờ,lá cờ đỏ sao vàng ...

- Dãy phòng học cao tầng được quét vôi vàng,cửa sổ sơn màu....

- Phòng học nào cũng rộng rãi,thoáng mát được bố trí giống nhau....

- Bàn ghế trong phòng kê ngay ngắn....

- Toàn bộ khu trường hiện ra trước mắt em.....

- Gió thổi lên những tán lá bàng....

- Ông mặt trời chiếu xuống tia nắng đầu tiên xuống sân trường làm những giọt sương mai còn đọng trên lá long lanh như hạt ngọc

- Mọi người cũng đã đến đông dủ,tiếng trống trường thúc giục chúng em vào lớp.

Kết bài :

 Nêu cảm nghĩ của em về ngôi trường.

- Trường học là ngôi nhà thứ hai của em ở đó có thầy cô,bạn bè cùng chắp cánh cho em trong những ước mơ tươi đẹp .

Mai ngày dù đi đâu xa,em cũng không quên mái trường tuổi thơ.

 b) y/c HS trình bày bài miệng.

Giáo viên nhận xét và bổ sung chữ câu văn,đoạn văn
- Gọi một học sinh trình bày cả bài.

- Bình chọn bày văn, đoạn văn hay.
GV đọc đoạn văn,bài văn hay cho hs tham khảo
4.Củng cố dặn dò :

- Giáo viên  nhận xét, hệ thống bài.

- Dặn học sinh chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

Đề bài : Tả quang cảnh ngôi trường em trước giờ vào học.

- HS nhắc lại yêu cầu của đề bài
- HS đọc kỹ đề bài.

HS lập dàn ý trước lớp
- Học sinh trình bày trước lớp.

- GV nhận xét

- Một số học sinh trình bày cả bài trước lớp
 GV nhận xét chữ bài

GV đọc đoạn, bài văn hay để hs tham khảo

- Cho học sinh dựa vào dàn bài đã chuẩn bị tập nói trước lớp.

  Học sinh nhận xét,
HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


Soạn : 14/10         

Giảng : Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 
Buổi sáng:                                               To¸n

                  Tiết  44                  Luyện tập chung

I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh ôn tập củng cố viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

- Luyện giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo độ dài, diện tích.

II/ ĐỒ DÙNG

              GV.   Bảng phụ

              HS.   SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ:  (5’)
? Nêu bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích từ lớn đến bé?

? Nêu mối quan hệ?

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn luyện tập:  
	- Học sinh làm bài và trả lời câu hỏi.

	Bài 1. (7’) - Học sinh đọc yêu cầu .

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp thì hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- Yêu cầu học sinh làm bài

- Nhận xét bài làm của học sinh.
	Bài 1( VBT)

a, 42m34cm = 42,34m

b, 56m29cm = 56,29m

c, 6m2cm = 6,02m

d, 4352cm = 4,352m

	Bài 2 (7’)   - Học sinh đọc yêu cầu .

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Hai đơn vị đo khối lượng liên tiếp thì hơn kếm nhau bao nhiêu lần?

- Yêu cầu học sinh làm bài

- Nhận xét bài làm của học sinh.
	Bài 2( VBT)

a, 500g = 0,5kg

b, 347g = 0,347kg

c, 1,5 tÊn = 1500kg

	Bài 3. (7’) - Học sinh đọc yêu cầu .

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích?

- Yêu cầu học sinh làm bài

- Nhận xét bài làm của học sinh.
	Bài 3 ( VBT)

7km2 = 7 000 000 m2
4ha = 40 000m2
8,5ha =85 000m2
30dm2 = 0,3m2

300dm2=3m2
515dm2 = 5,15m2

	Bài 4. (7’)  - Gọi học sinh đọc đề toán.

? Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật trước hết ta phải tính được gì?

? Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

? Em đã biết những gì về chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ?

? Bài toán thuộc dạng toán gì chúng ta đã học?

- Yêu cầu học sinh giải vào vở.

- Nhận xét bài của học sinh
	Bài 4( VBT)

    Bài giải:

0,15km = 150m.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 ( phần)

Chiêu dài sân trường là:

150 : 5 x 3 = 90 ( m)

Chiều rộng của sân trường là:

150 - 90 = 60 ( m)

Diện tích của sân trường là:

90 x 60 = 5 400 ( m2)

5 400m2 = 0,54ha.

Đáp số: 0,54ha.

	3. Củng cố dặn dò: (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học.
	 Học và chuẩn bị bài sau.


TẬP lÀM VĂN

          Tiết 17          Luyện tập thuyết minh tranh luận

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết cách thuyế minh tranh luận về một số vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Biết đưa ra lí lẽ dẫn chứng cụ thể khi thuyết trình, tranh luận. 

- Có thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác khi tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạnh.

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯợc gd

      -Thể hiện sự tự tin

      -Lắng nghe tích cực

      - Hợp tác ( hợp tác luyện tập thuyết trình, trình luận)

IIi. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ Kĩ THUẬT DH

     - Đóng vai  - Tự bộc lộ

     - Thảo luận nhóm.
IV. Đồ dùng dạy học:

               GV       - Bảng phụ ghi bài 3, bảng nhóm.
               HS.       -SGK-VBT
V. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A, Kiểm tra bài cũ.  (5’)

- Gọi 3 học sinh đọc đoạn mở bài và kết bài cho bài văn tả cảnh.

Giáo viên nhận xét cho điểm.

B, Dạy bài mới.

1, Giới thiệu bài.  (1’)

2, Hướng dẫn làm bài tập.

Bài tập 1.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu học sinh phân vai bài “Cái gì quý nhất”.

- Yêu cầu học sinh thảo luận.

- Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luậ về vấn đề gì?.

- ý kiến của mỗi bạn như thế nào?.

- Mỗi bạn đưa ra lí lẽ gì để bảo vệ ý kiến của mình?.

- Thầy giáo muốn thuyết phục 3 bạn điều gì?.

- Thầy đã lập luận như thế nào?.

- Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?.

- Qua câu chuyện của các bạn em thấy khi muốn tham gia tranh luận và thuyết phục người khác đồng ý với mình về một vấn đề gì đó em phải có những điều kiện gì?.

> Tổng kết các ý kiến.

Bài tập 2.

- Gọi hóc sinh đọc yêu cầu và mẫu,

- Tổ chức học sinh hoạt động nhóm.

- Gọi vài nhóm thực hiện đóng vai, nêu ý kiến trước lớp.

- Nhận xét.

Bài tập 3.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

- Chia nhóm.

- Hướng dẫn: Thảo luận, đánh dấu vào điều kiện cần có khi tham gia tranh luận sau đó xếp chúng theo thứ tự ưu tiên sau đó trao đổi tìm câu trả lời cho ý b.

- Gọi các nhóm trình bày.

Nhận xét.

b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào?.

Nhận xét chốt lời giải.

3, Củng cố dặn dò:  (1’)
- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- 3 em đọc.

Bài 1

- 1 -2em

- 5 em đọc phân vai.

- Học sinh thảo luận vấn đề.

-..vấn đề: Trên đời này cái gì quý nhất?.

- Hùng cho ràng quí nhất là lúa gạo.

- Quý cho ràng quí nhất là vàng.

- Nam cho rằng quí nhất là thì giờ.

- Bạn Hùng cho rằng...

-...rằng người lao động mới là quí nhất.

- Thày nói rằng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều quí..qua vô ích.

- Thầy tôn trọng người đang tranh luận và lập luận có tình, có lý.

- Học sinh nối tiếp:

+ Phải hiểu biết về vấn đề.

+ Phải có ý kiến riêng.

+ Phải có dẫn chứng.

+ Phải tôn trọng người tranh luận.

Bài 2

- 4 học sinh một nhóm đóng vai Hùng, Quý, Nam trao đổi đóng vai, nêu ý kiến của mình.

- 

Bài 3
- Nhóm 4 học sinh.

- Học sinh lắng nghe trao đổi làm bài.

- Đại diện nhóm trình bày.

+ Phải có hiểu biết về vấn đề được trình bày, tranh luận.

+ Phải có ý kiến riêng về vấn đề...

+ phải biết cách nêu lí lẽ dẫn chứng.

- Thái độ: ôn tồn, vui vẻ, lời nói đủ nghe, tôn trọng...


----------------------------------------------------                                                           
Buổi chiều                         THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

                                         LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH.
I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết dựa vào dàn ý đã lập để trình bày miệng một bài văn tả cảnh.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng nói miệng.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. CHUẨN BỊ: Nội dung bài.

- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về vườn cây hoặc cánh đồng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 - Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

a)Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh dàn bài 
- Giáo viên chép đề bài lên bảng. 

- Cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài

- Cho một học sinh nhắc lại dàn ý đã lập ở tiết học trước.

- Giáo viên ghi tóm tắt lên bảng.

* Gợi ý về dàn bài :

Mở bài:

Giới thiệu vườn cây vào buổi sáng .

Thân bài : 

* Tả bao quát về vườn cây.

- Khung cảnh chung, tổng thể của vườn cây (rộng, hẹp ; to, nhỏ ; cách bố trí của vườn).

* Tả chi tiết từng bộ phận :

- Những luống rau, gốc cây, khóm hoa, nắng, gió, hình ảnh mẹ đang làm việc trong vườn cây.

Kết bài : Nêu cảm nghĩ về khu vườn.

b)HS trình bày bài miệng.

- Cho học sinh dựa vào dàn bài đã chuẩn bị tập nói trước lớp.

- Gọi học sinh trình bày trước lớp.

- Cho Học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét về bổ sung ghi điểm.

- Gọi một học sinh trình bày cả bài.

- Bình chọn bày văn, đoạn văn hay.

4.CỦNG CỐ DẶN DÒ :

- Giáo viên  nhận xét, hệ thống bài.

- Dặn học sinh chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

Đề bài : Tả quang cảnh một buổi sáng trong vườn cây (hay trên một cánh đồng).

- HS nhắc lại yêu cầu của đề bài
- Học sinh nhắc lại dàn ý đã lập ở tiết học trước.

- HS đọc kỹ đề bài.

- Học sinh trình bày trước lớp.

- Học sinh nhận xét

- Một học sinh trình bày cả bài

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


THỰC HÀNH TOÁN  

LUYỆN TẬP CHUNG.
I.MỤC TIÊU:  Giúp học sinh :

- Nắm vững cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.CHUẨN BỊ :
[image: image31.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
- HS nêu bảng đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé  đến lớn

- Nêu  mói quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề 
- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: 
Viết số đo khối lượng sau dưới dạng kg :

a)   7kg 18g =…kg;
     126g =…kg;


      5 yến  = …kg;         14hg = …kg;
     

b)  53kg 2dag = …kg;      297hg = …kg;    

     43g  = ….kg;
         5hg  =  …kg.

Bài 2:
 Điền dấu >, < hoặc = vào …….

    a)    4dag 26g       ….     426 g

    b)   1tạ 2 kg       ….      1,2 tạ   

Bài 3 : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm


	- HS nêu 

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a)  7,018kg ;   0,126kg ;   

     50kg ;        1,4kg

b) 53,02kg ;    29,7kg

    0,043kg ;     0,5kg

Lời giải :
    a)    4dag 26g    <      426 g

            (66g)

    b)   1tạ 2 kg       =      1,02 tạ

         (1,02tạ)


	Tên con vật
	Đơn vị đo là tấn
	Đơn vị đo là tạ
	Đơn vị đo là kg

	Khủng long
	60 tấn
	…………
	…………

	Cá voi
	…………….
	1500 tạ
	

	Voi
	……………
	……………
	5400kg

	Hà mã
	……………
	……………
	…………

	Gấu
	……………
	8 tạ
	…………

	Bài 4: (HSKG)

Xếp các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn

27kg15g;   2,715kg;   27,15kg;  2tạ15kg

- Lưu ý HS cách đổi 2 ; 3 đơn vị đo về 1 đơn vị đo để tránh nhầm lẫn cần đưa về 2 bước đổi sau :

    + Đổi về đơn vị bé nhất 

    + Đổi về đơn vị cần đổi 
 4.CỦNG CỐ -DẶN DÒ.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.


	Lời giải :
Ta thấy : 27kg 15g = 27,015kg

            2 tạ 15kg = 215kg

Ta có :

2,715kg < 27,015kg < 27,15kg < 215kg.

Hay : 

2,715kg < 27kg 15g < 27,15kg < 215kg.              

- HS lắng nghe và thực hiện.




THỰC HÀNH TOÁN

I. MỤC TIÊU:  

- Giúp học sinh củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số đo thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

II/ ĐỒ DÙNG

    Hệ thống bài tập 

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	2/ Hướng dẫn luyện tập
Bài 1

 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a/ Số “ Sáu trăm linh ba đơn vị, hai mươi sáu phần trăm viết là :

    A . 603,026              B . 603,326     
    C. 603,26                 D. 603,206

b/ Chuyển hổn số 4 
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 thành phân số ta được :

A. 
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c/ Phân số  
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d/ Phân số  
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Bài 2:  Viết các số thập phân sau :

a/ Năm đơn vị, chín phần mười

.

b/ Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm:


Bài 3:Viết số thập phân thích hợp vào chổ chấm: (1đ)

a/ 28m 6dm =…………………m

b/ 5km 34m =…………………km

c/ 4 tấn 562 kg = ……………   tấn                                    

d/ 12 tấn 6 kg =………………  tấn

 Bài 4.   Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 65m, chiều rộng 40m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu ha?
Bài  5

Một đội trồng rừng cứ 4 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây ?

3. Củng cố dặn dò

Nhận xét tiết học 
	Lời giải

Khoanh C

Khoanh B

Khoanh A

Khoanh B

· 5,9

· 2002,08

Giải                                     
       a/ 28,6m                            
       b/ 5,034km                             
        c/ 4,562 tấn

        d/ 12,006 tấn  

 Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 

65x40=2600(m2)                                                                                                            Đáp số : 2600 m2                          
Giải
 4 ngày … 1800 cây   
  Số cây thông trồng trong một ngày là: 

 1800 : 4 = 450 (cây)                                           Số cây thông đôi đó trồng trong 12 ngày là:                                                                     450 x 12 = 5400 (cây)                                                                      Đáp số : 5400 cây
         



----------------------------------------------------------
Soạn: 15/10             

 Giảng : Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013                                                     
BUỔI SÁNG

Toán

                            Tiết 45             LUYỆN TẬP CHUNG

I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số đo thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

II/ ĐỒ DÙNG
          GV.   Bảng phụ

          HS.   SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ:  (5’)
? Nêu lại các bảng đơn vị đã học?

- Học sinh làm bài 4 SGK.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn luyện tập:
	- 2 học sinh nêu.

- 1 học sinh làm bài, dưới lớp theo dõi nhận xét.

	Bài 1  (7’)

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và hỏi:

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh.
	Bài 1( VBT).

a, 3m6dm = 3,6m

b, 4dm = 0,4m

c, 34m5cm = 34,05cm

d, 345cm = 3,45m

	Bài 2

- Học sinh đọc yêu cầu đề bài và nêu cách làm của bài.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
	Bài 2 ( VBT)

- Học sinh thảo luận cách làm.

- 1 học sinh lên bảng làm.

	Đơn vị đo là tấn
	Đơn vị đo là ki - lô- gam

	3,2tÊn
	3200kg

	0,502tÊn
	502kg

	2,5 tÊn
	2500kg

	0.021tÊn
	21kg

	- Gọi học sinh nhận xét bài của học sinh trên bảng.
	

	Bài 3 (7’)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và tự làm bài.

- Gọi học sinh nhận xét và chữa bài.
	Bài 3( VBT)

a, 42dm4cm = 42,4dm

b, 56cm9mm = 56,9cm

c, 26m2cm = 26,02m

	Bài 4  (7’)
- Yêu cầu học sinh đọc và tự làm bài.

- Gọi học sinh đọc bài của mình.

- Nhận xét và cho điểm
	Bài 4(VBT)

a,3kg5g = 3,005kg

b, 30g = 0,03kg.

c, 1103g = 1,103kg

	Bài 5  (7’)
- Yêu cầu học sinh quan sát hình minh hoạ và hỏi:

? Túi cam nặng bao nhiêu?

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Nhận xét và cho điểm.
	Bài 5 ( VBT)

a, 1kg 800g = 1,8kg

b, 1kg 800g = 1800g

	3/ Củng cố dặn dò: (1’)
- G tóm nội dung bài.

- Nhận xét tiết học
	- Học và chuẩn bị bài sau.


                         -----------------------------------------------------------
                                                   Luyện từ và câu


       Tiết 18             Đại từ

I/ Mục tiêu

- Nắm được khái niêm đại từ; nhận biết đại từ trong thực tế.

- Bước đầu biết sử dụng đại từ thay thế cho danh từ bị dùn lặp lại trong một văn bản ngắn.

II/ Đồ dùng dạy học

    GV.  - Giấy khổ to: 2 tờ viết nội dung BT 2; 1 tờ BT 3(phần luyện tập).
    HS.   SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Bài cũ:  (5’)
- Hs đọc đoạn văn tả một cảnh đẹp ở quê em hoặc nơi em sinh sống

B/ Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:

a) Phần nhận xét:

* Bài tập 1:

- Học sinh đọc yêu cầu 

- Đọc các từ in đậm đoạn a (tớ, cậu) 

? Các từ “tớ”, “cậu” Chỉ ai?

? Các từ đó dùng để làm gì?

- Từ in đậm ở đoạn b (nó) 

? Từ nó được dừng để thay thế cho từ nào?

? Từ đó được dùng để làm gì?

* Gv chốt: Những từ nói trên được gọi là đại từ. 

- Gv nói thêm: Đại có nghĩa là thay thế (như trong từ đại diện); đại từ có nghĩa là từ thay thế.

* Bài tập 2

Cách thực hiện tương tự BT 1.

Từ vậy thay cho cụm từ "thích thơ".

Từ thế thay cho từ quý.

? Các từ thích, quý thuộc thể loại từ nào?

* GV chốt: Như vậy, cách dùng các từ  này cũng giống cách dùng các từ nêu ở BT 1( thay thế cho từ khác để khỏi lặp ).

=> Vậy và thế cũng là đại từ.

b) Phần ghi nhớ

? Vậy đại từ dùng để làm gì?

c) Phần luyện tập:

* Bài tập 1:

- Một học sinh nêu từ in đậm trong bài: Bác, Người, …

? Các từ in đậm đó dùng để chỉ ai?

? Những từ đó viết hoa nhằm mục đích gì?

* Bài tập 2:

? Bài ca dao là lời đối đáp giữa ai với ai?

? Tìm các đại từ trong bài ca dao này?

* Bài tập 3:

? Các danh từ được lập lại là các từ nào?

? Các đại từ thích hợp cần thay thế các danh từ là từ nào?

* Gv nhắc Hs chú ý: Cần cân nhắc để tránh thay thế từ chuột bằng quá nhiều từ nó, làm cho từ nó bị lặp nhiều, gây nhàm chán.

- Học sinh đọc bài viết hoàn chỉnh đã thay thế đại từ thích hợp.

4. Củng cố.  (1’)
Một Hs nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về đại từ.

Gv nhận xét tiết học; nhắc Hs về nhà xem lại BT 2,3 (phần luyện tập).
	- 2 học sinh đọc.

Bài 1
- 2 học sinh đọc yêu cầu.

- 1 học sinh đọc.

-> Chỉ: Hùng và bạn Quý, Nam

-> Được dùng để xưng hô, thay thế cho tên ba bạn.

-> Thay thế cho từ “Chích bông”

-> Dùng để xưng hô, đồng thời thay thế cho danh từ (chích bông) trong câu cho khỏi lặp lại từ này.

Bài 2
-> Từ thích là động từ. Từ quý là tính từ.

- Hs đọc và nhắc lại nội dung ghi nhớ trong SGK.

Bài 1
- Học sinh đọc bài tập.

- Học sinh thảo luận nhóm bàn làm bài.
- Các từ in đậm trong đoạn thơ được dùng để chỉ Bác Hồ.

- Những từ đó được viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác.

Bài 2
- Học sinh đọc bài tập.

-> Lời đối đáp giữa nhân vật tự xưng là “ông” với “cò”.

-> Các đại từ trong bài ca dao là: mày (chỉ cái cò), ông (chỉ người đang nói), tôi(chỉ cái cò), nó(chỉ cái diệc).

Bài 3

- Học sinh đọc yêu cầu:

-  Danh từ lặp lại nhiều lần trong câu chuyện là từ: chuột.

- Đại từ thích hợp để thay thế cho từ chuột là từ: nó - thường dùng để chỉ vật.

- 1, 2 HS nhắc lại


-------------------------------------------------
               Tập làm văn

Tiết 18          Luyện tập thuyết minh, tranh luận

I, Mục tiêu:

- Luyện tập về cách thuyết trình, tranh luận. Biết tìm và đưa ra những lí lẽ dânc chứng để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề môi trường phù hợp với lứa tuổi.

- Trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe để thuyết phục mọi người.

*  MT: Liên hệ về sự cần thiết và ảnh hưởng môi trường thiên nhiên với cuộc sống con người qua bài tập1: Mẩu chuyện nói về Đất ,Nước,Không khí và Ánh sáng.
II, Đồ dùng dạy  học:

     GV   - Giấy khổ to, bút dạ.
     HS.    SGK-VBT
III, Các hoạt động dạy  học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A, Kiểm tra bài cũ.  (5’)
- Em hãy nêu điều kiện cần có khi muốn tham gia thuyết trình, tranh luận vè vấn đề nào đó?.

- Khi thuyết trình, tranh luận người nói cần có thái độ như thế nào?.

Nhận xét ghi điểm.

B, Dạy học bài mới.

1, Giời thiệu bài.  (1’)
2, Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1: Sgk.

- Gọi 5 học sinh đọc phan vai truyện.

*Tìm hiểu truyện:

- Các nhân vật trong truyện tranh luận về vấn đề gì?.

- ý kiến của từng nhân vật như thế nào?.

Giáo viên ghi nhanh.

Đất: có màu nuôi cây.

Nước: vận chuyển màu để nuôi cây.

Không khí: cây cần có khí để thở.

ánh sáng: làm cho cây có màu xanh.

- ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?.

Kết luận: Đất, nước, không khí, ánh sáng là 4 điều kiện rất quan trọng với cây xanh...

- Chia học sinh thành các nhóm 4 yêu cầu.

Mở rộng lí lẽ dẫn chứng cho từng nhân vật.

- Gợi ý cách xưng hô khi đóng vai, neu lí lẽ của nhân vật...

- Gọi từng nhóm lên đóng vai.

Nhận xét tuyên dương và kết luận cách làm bài.

Bài 2 

- Gọi học sinh đọc yêu cầu, nội dung bài.

BT yêu cầu thuyết trình hay tranh luận?.

- Bài yêu cầu thuyết trình về ván đề gì?.

- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.

- Gọ học sinh làm bài vào bảng phụ, dán bài, nhận xét.

Gọi học sinh dưới lớp đọc bài làm.

3, Củng cố dặn dò:  (1’)
- Khi trình bày ý kiến của mình em cần lưu ý điều gì?.

- Nhận xét giờ học, dặn dò giờ  sau

- Cần viết nội dung cần thuyết trình mâu ra bảng phụ.
	- 2 -4em trả lời.

Bài 1

- 5 học sinh vai: Người dẫn truyện, đất, nước, không khí, ánh sáng.

- ...cái gì cần nhất đối với cây xanh.

- Ai cũng cho là mình cần nhất đối với cây xanh.

- Đất nói: Tôi có...thể sống được.

Nước nói “nếu chất màu...”

- Học sinh nối tiếp phát biểu.

- 4 học sinh về nhóm 4, trả lời đưa ra ý kiến của mình.

Bài 2
* Khi thuyết trình tranh luận ta phải nắm được vấn đề tranh luận.

- Sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao?.

- Học sinh làm vào vở, học sinh làm vào bảng nhóm.

- 2- 3 em thuyết minh.


------------------------------------------------------

                                                        Sinh hoạt

 Nhận xét tuần 9

I/ Mục tiêu:

- Học sinh nhận thấy được ưu nhược điểm của tuần qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới.

II/ Nội dung:

1. Cán sự nhận xét.

2. Giáo viên nhận xét:

A, ưu điểm: 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B, Tồn tại:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III/ Phương hướng tuần tới.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ------------------------------------------------------------------------

BUỔI CHIỀU
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VỀ

 VỐN TỪ THIÊN NHIÊN, TỪ NHIỀU NGHĨA.

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố cho HS về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài tốt.

- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. CHUẨN BỊ 

 Nội dung bài.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Chọn từ thích hợp: dải lụa, thảm lúa, kì vĩ, thấp thoáng, trắng xoá, trùng điệp điền vào chỗ chấm :

    Từ đèo ngang nhìn về hướng nam, ta bắt gặp một khung cảnh thiên nhiên…. ; phía tây là dãy Trường Sơn….., phía đông nhìn ra biển cả, Ở giữa là một vùng đồng bằng bát ngát biếc xanh màu diệp lục. Sông Gianh, sông Nhật Lệ, những con sông như …vắt ngang giữa…vàng rồi đổ ra biển cả. Biển thì suốt ngày tung bọt ….kì cọ cho hàng trăm mỏm đá nhấp nhô…dưới rừng dương.

 Bài tập2 : 

H : Đặt các câu với các từ ở bài 1 ?

+ Kì vĩ

+ Trùng điệp

+ Dải lụa

+ Thảm lúa

+ Trắng xoá.

+ Thấp thoáng.

 Bài tập3 : (HSKG)

H : Đặt 4 câu với nghĩa chuyển của từ ăn ?

4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Thứ tự cần điền là : 

+ Kì vĩ

+ Trùng điệp

+ Dải lụa

+ Thảm lúa

+ Trắng xoá

+ Thấp thoáng.

Gợi ý :

- Vịnh Hạ Long là một cảnh quan kì vĩ của nước ta.

- Dãy Trường Sơn trùng điệp một màu xanh bạt ngàn.

- Các bạn múa rất dẻo với hai dải lụa trên tay.

- Xa xa, thảm lúa chín vàng đang lượn sóng theo chiều gió.

- Đàn cò bay trắng xoá cả một góc trời ở vùng Năm Căn.

- Mấy đám mây sau ngọn núi phía xa.

Gợi ý :

- Cô ấy rất ăn ảnh.

- Tuấn chơi cờ rất hay ăn gian.

- Bạn ấy cảm thấy rất ăn năn.

- Bà ấy luôn ăn hiếp người khác.

- Họ muốn ăn đời, ở kiếp với nhau.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


Tuần 10                

       Soạn : 18 /10            

      Giảng: Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013
Đạo đức

                  Tiết 10          Bài 5        Tình bạn    (Tiết 2)

I/ Mục tiêu.

- HS cần biết ai cũng có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.
- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.
- Thân ái, đoàn kết với bạn bè xung quanh.
II/ Đồ dùng dạy học.

    GV.- Bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.
    HS. - Đồ dùng hoá trang.
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài : (1’)
    - GV gt bài, ghi bảng

2. Hoạt động:

Hoạt động 1: Đóng vai (Bài tập 1, sgk )
 
	- Lắng nghe

- các nhóm thảo luận và chuẩn bị đóng vai

	- Gọi các nhóm lên đóng vai

- Y/c các nhóm và lớp thảo luận:

? Vì sao em lại ứng xử như vậy khi thấy bạn làm điều sai? Em có sợ bạn giận khi khuyên ngăn bạn không?

? Em nghĩ gì khi bạn khuyên ngăn không cho em làm điều sai trái? Em có giận có trách bạn không?

? em có nhận xét về cách ứng xử trong khi đóng vai của các nhóm? Cách ứng xử nào là phù hợp( hoặc chưa phù hợp)? Vì sao?
	- 2 nhóm lên đóng vai, lớp theo dõi, nhận xét,TLCH của gv

+ Là bạn phải biết đoàn kết, đùm bọc nhau...

+ Không

+ Không tự ái, cảm ơn bạn đã giúp mình nhận ra lỗi

+ Hs nhận xét, nêu ý kiến của mình

	*KL: Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ. Như thế mới là người bạn tốt
	- lắng nghe

	Hoạt động 2: Tự liên hệ

- GV gọi 1 số hs lên trình bày

- Gv khen, kl: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi nhười chúng ta cần phải cố gắng vun đắp giữ gìn
	- HS trao đổi theo nhóm 2

- 3 hs trình bày, lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe

	Hoạt động 3: Hát, kể chuyện, đọc thơ, đọc ca dao, tục ngữ về chủ đề tình bạn(BT3)

- Nhận xét, khen, giới thiệu thêm 1 số câu chuyện, bài hát cho hs nghe

3. Nhận xét, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	- Hs trình bày

- Lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dương

- Học bài, chuẩn bị bài sau “ Kính già yêu trẻ”.


------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC 


     Tiết 19     Ôn tập   (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
* Kiểm tra đọc lấy điểm

- Nội dung: Các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

- Kĩ  năng đọc thành tiếng: đọc trôi chảy, phát âm rõ tốc độc tối thiểu 120 chữ/ phút.

- Trả lời được 1 – 2 câu hỏi về nội dung bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài tập đọc.

* Lập được bảng thống  kê các  bài thơ theo các chủ điểm đã học.

II.  CÁC KNS Cơ BẢN  Được gd

    -Tìm kiếm và xử lí thông tin.

    - Hợp tác ( kĩ năng hợp tác tìm kiếm thông tin để hoàn thành bảng thống kê).

   -Thể hiện sự tự tin ( thuyết trình kết quả tự tin)

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DH

       -Trao đổi nhóm

      - Trình bày  2,3 phút

IV. Đồ dùng dạy học:

              GV   - Phiếu ghi sẵn các bài tập  đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

                        Phiếu  kẻ sẵn bảng ở bài tập 2 trang 95 SGK.

              HS.   VBT
V. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu bài : (1’)

- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Kiểm tra bài tập đọc: (15’)

- Cho Hs lên bảng gắp thăm đọc và trả  lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng Hs.
	- Lần  lượt từng Hs gắp thăm bài (5 Hs) về chỗ chuẩn bị; gọi Hs lần lượt thực hiện.

	3. Hướng dẫn làm bài tập (18’)

- Gv gọi Hs đọc yêu cầu của  bài tập.

? Em đã được học những chủ điểm nào.

? Hãy đọc tên các bài thơ và tác giả của bài thơ ấy.

  - Yêu cầu Hs tự  làm bài. Gợi  ý Hs có         thể mở vở ghi ra để ghi nội dung chính của từng bài.

  - Gọi Hs lên dán bài làm ở giấy khổ to lên bảng.

  - Nhận xét, sửa chữa.

  - Gv kết  luận  lời giải đúng.

4. Củng cố - dặn dò: (1’)
- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau.

- Gv  nhận xét tiết học.
	- Các chủ điểm: Việt Nam Tổ quốc em; Cánh chim hoà bình; Con  người với thiên nhiên.

- Sắc mầu em yêu (Phạm Đình Ân)

- Bài ca về trái đất (Định Hải)

- 2 Hs làm bài vào giấy khổ to, Hs dưới lớp làm vào vở.

- Hs báo cáo kết quả.


---------------------------------------------------

Toán

                   Tiết 46                  Luyện tập chung

I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố về chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Đọc số thập phân.

- So sánh số đo độ dài viết d​ới dạng một số dạng khác nhau.

- Giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “tỉ số”

II/ ĐỒ DÙNG

             GV.  Bảng phụ

             HS.  SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ: (5’)
- Gọi học sinh chữa bài 3,4 sgk.

- Nhận xét và cho điểm.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài: (1’)
2/ H​ướng dẫn luyện tập:  (28’)
	- 2 Học sinh chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.



	Bài 1

- Yêu cầu học sinh đọc và tự làm bài.

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm trên bảng.

- G chỉ từng số thập phân vừa viết vừa yêu cầu học sinh đọc.

- Nhận xét và cho điểm từng học sinh
	Bài 1 ( VBT)

a, 
[image: image49.wmf]10

127

= 12,7 ( Mười hai phẩy bảy )

b, 
[image: image50.wmf]100

65

= 0,65 (Không phẩy sáu mươi lăm)

c, 
[image: image51.wmf]1000

2005

= 2,005 (Hai phẩy không không năm)

d, 
[image: image52.wmf]1000

8

= 0,008 (Không phẩy không không tám)

	Bài 2

- G yêu cầu học sinh đọc đề bài và tự làm bài.

- Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả bài làm.

?Hãy giải thích vì sao các số đo trên đều bằng 11,02km
	Bài 2 ( VBT)

a, 11,20km > 11,02km

b, 11.02km = 11,020km ( Khi viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì số đó không thay đổi)

c, 11km20m = 11
[image: image53.wmf]1000

20

km = 11,020km.

Vậy các số đo ở b, c, d bằng 11,02 km

	Bài 3

- Yêu cầu học sinh tự làm bài, sau đó gọi học sinh đọc bài của mình trước lớp rồi nhận xét và cho điểm.
	Bài 3( VBT)

a, 4m85cm = 4,85m.

b, 72ha = 0,72km2

	Bài 4

- Gọi học sinh đọc đề toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Biết giá tiền của của một hộp đồ dùng không đổi, khi ta gấp số hộp đồ dùng cần mua lên một số lần thì số tiền sẽ thay đổi như thế nào?

? Có thể dùng những cách nào để giải bài toán này?

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm theo 2 cách.
	Bài 4 ( VBT)

- Bài toán cho biết mua 12 hộp đồ dùng hết 180 000đồng.

- Mua 36 hộp đồ dùng thì hết bao nhiêu tiền.

- Thì số tiền phải gấp lên bấy nhiêu lần.

- Có thể dùng cách giải băng 2 cách:

+ Rút về đơn vi.

+ Tìm tỉ số



	Tóm tắt:

12 hộp: 180 000đồng.

36 hép:……..®ång?

Bài giải:

	Cách 1:

         Giá tiền của một hộp đồ dùng là:

         180 000 : 12 = 15 000( đồng)

    Mua 36 hộp như thế phải trả số tiền là:

         15 000 x 36 = 540 000 ( đồng)

                 Đáp số: 540 000 đồng.
	Cách 2:

       36 hộp gấp 12 hộp số lần là:

         36 : 12 = 3 ( lần)

Số tiển phải trả để mua 36 hộp đồ dùng là:

        180 000 x 3 = 540 000 ( đồng)

        Đáp số: 540 000 đồng.

	- Gọi học sinh nhận xét và nêu rõ đâu là bước giải rút về đơn vị, đâu là bước giải tìm tỉ số.
	- Học sinh nêu

	3/ Củng cố dặn dò: (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học

* Rút kinh nghiệm sau tiết day:

- Hướng dẫn kĩ bài 4
	- Học và chuẩn bị bài sau.




                                                           Lịch sử

     Tiết 10       Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

I. Mục tiêu:

 Sau bài học Hs nêu được:

- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ  cộng hoà.

- Ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của dân tộc ta.

II. Đồ dùng  dạy học :

- Phiếu học tập của Hs.

III. Các nhoạt động  dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy tường thuật lại cuộc tỏng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945.

? Thắng  lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào với dân tộc.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy học bài mới :

a. GTB : Gv  giới thiệu và ghi bảng.

b.Tìm hiểu bài :

* Hoạt động 1: Làm  việc cả lớp.

- Yêu cầu Hs đọc SGK, tranh ảnh sưu tầm được để miêu tả  quang cảnh Hà Nội vào ngày 2/ 9 / 1945.

- Gv tổ chức cho Hs thi tả quang cảnh ngày 2/ 9/ 1945.

- Tổ chức cho Hs bình chọn bạn tả hay và hấp dẫn.

Gv kết  luận : Ngày 2/ 9/ 1945, Hà Nội tưng bừng cờ hoa. Đồng bào Hà Nội không kể già trẻ, gái trai ; mọi người đều xuống đường hướng vè Ba Đình...

* Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm

- Yêu cầu Hs đọc SGK.

? Buổi  lễ tuyên bố độc lập của nước ta diễn ra như thế nào.

- Gọi Hs trình bày.

? Khi đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ  kính yêu của chúng ta đã dừng lại để làm gì.

? Việc làm đó của Bác cho thấy tình cảm của Người đối với nhân dân như thế nào.

Gv  kết luận :Bác Hồ là người rất gần gũi, giản dị và cũng vô cùng  kính trọng nhân dân. Vì  lo lắng nhân dân không nghe rõ nội dung của bản tuyên ngôn độc lập...

- Gọi 2 Hs đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn Độc lập trong SGK.

? Nội dung của hai đoạn trích bản tuyên ngôn Độc lập  là gì. GV  kết luận : Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2/9/1945 đã  khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng..

*Hoạt động 3: Làm  việc cả  lớp

? Sự kiện ngày 2/9/1945 đã có tác động như thế nào tới lịch sử nước ta.

Gv kết luận : Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 đã khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta...

3.Củng cố, dặn dò:
 ? Ngày 2/9 là  ngày kỉ niệm gì của dân tộc ta.

Gv nhận xét tiết học, dặn dò về nhà.


	- 2 Hs lên bảng  lần lượt trả lơi câu hỏi.

- Hs lắng nghe.

- 2 Hs lên bảng thi kể.

- Hs lắng nghe.

- Buổi lễ bắt đầu vào đúng 11giơ.

- Các  sự việc diễn ra trong buổi lễ:

+ Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào  nhân dân...

- 3 nhóm cử đại diện lần lượt trình bày trước lớp.

- Lắng  nghe.

- 2 Hs lần  lượt đọc trước lớp.

- Một vài Hs nêu ý kiến trước lớp.

- Khẳng định quyền độc lập của dân tộc đối với toàn Thế giới...

- HS lắng nghe.

- Hs tiếp nối nhau phát biểu.


  Soạn:  19/10                
  Giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013
Toán

                         Tiết 47           Kiểm tra giữa kì I

----------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Tiết 19                 Ôn tập           (Tiết 2)

I. Mục tiêu:
  +Kiểm tra đọc lấy điểm

- Nội dung: Các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

- Kĩ  năng đọc thành tiếng: đọc trôi chảy, phát âm rõ tốc độc tối thiểu 120 chữ/ phút.

- Trả lời được 1 -2 câu hỏi về nội dung bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài tập đọc.

  + Nghe -viết chính xác, đẹp bài văn “Nỗi  niềm giữ  nước giữ rừng”.

 + Hiểu nội dung bài văn: Thể hiện nỗi niềm trăn trở,  băn  khoăn về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn nguồn nước

*  MT : GD HS.có ý bảo vệ môi trường thông qua việc lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên  đất nước và không chặt phá rừng bừa bãi và làm ô nhiễm nguồn nước. 
II. Đồ dùng dạy học:
GV.    - Phiếu ghi sẵn các bài tập  đọc từ tuần 1 đến tuần 9.
HS.     VBT-SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

1. Giới thiệu bài :  (1’)
- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Kiểm tra bài tập đọc:  (11’)
- Cho Hs lên bảng gắp thăm đọc và trả  lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng Hs.
	- Lần  lượt từng Hs gắp thăm bài (5 Hs) về chỗ chuẩn bị; gọi Hs lần lượt thực hiện.

	a. Tìm hiểu nội  dung bài:

- Gv gọi Hs đọc bài văn và  phần chú giải.

? Tại sao tác  giả  lại nói chính người đốt rừng đang đốt cơ  man nào là sách.

? Vì sao những người  chân chính  lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

? Bài  văn cho em biết điều gì.

  b. Hướng dẫn Hs viết từ  khó:

- bột lứa; ngược; giận; nỗi  niềm.

? Trong bài  văn, có những chữ nào phải viết hoa.

   c. Viết chính tả. (12’)
  d. Soát lỗi, chấm  bài (5’)
4. Củng cố -dặn dò:  (1’)
- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau.

- Gv  nhận xét tiết học.
	- Vì sách làm bằng bột  lứa...

- Vì rừng cầm chịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà.

- Bài  văn thể hiện nỗi niềm trăn  trở, băn khoăn.

- Những chữ cái đầu và tên riêng Đà, Hồng.


-----------------------------------------------------
                                                          KỂ CHUYỆN


      Tiết 10
                 Ôn tập          (Tiết 3)
I. Mục tiêu:
 - Ôn tập và hệ thống  hoá vốn từ: danh từ, động từ, tính từ, thành  ngữ, tục ngữ gắn với ba chủ điểm đã học.

- Củng  cố  kiến thức về từ đồng  nghĩa, từ trái  nghĩa gắn với các chủ điểm đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

     GV.    - Giấy  khổ to kẻ  sẵn bảng  ở bài tập 1, bài tập 2 (2 tờ)
     HS.      Bút dạ- VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ  (5’)

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài :  (1’)
- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Hướng dẫn  làm bài tập.  (20’)
Bài 1:

- Gọi Hs đọc yêu cầu  và nội dung của  bài tập.

- Yêu cầu Hs  làm việc theo nhóm :

+ Chia nhóm mỗi nhóm 4 Hs.

+ Phát giấy khổ to, bút dạ cho một nhóm.

+ Yêu cầu Hs tìm  từ thích hợp viết vào từng ô trống. Hs các nhóm khác  làm bài vào  vở .

- Yêu cầu nhóm làm giấy khổ to lên dán  kết quả trình bày.

Bài 2:
Hướng  dẫn  và tổ chức tương tự bài tập 1
Bảo vệ 

Bình yên

Từ đồng nghĩa

Giữ gìn

Bình yên,yên bình,thanh bình,bình yên,yên ổn

Từ trái nghĩa

Phá hoại,tàn phá,tàn hại,phá phách,phá hủy,hủy hoại,hủy diệt

Bất ổn,náo động,náo loạn…


	- 1 Hs đọc.

Bài 1

- Làm việc trong nhóm theo định hướng của Gv.

- 3 Hs trong nhóm tiếp nối nhau đọc từ ngữ của từng chủ điểm. Các nhóm  khác bổ xung.

Bài 2
Đoàn kết

Bạn bè

Mênh mông

Kết đoàn,liên kết,liên hiệp

Bạn hữu,bầu bạn,bè bạn

Baola,bát ngát,mênh mang

Chia rẽ,phân tán…

Thù địch,kẻ thù,kẻ địch

Chật chội,chật hẹp,toen hoẻn



	3. Củng cố - dặn dò: (1’)
? Thế nào  là từ đồng nghĩa (từ trái nghĩa). Cho ví dụ?

- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau.

- Gv  nhận xét tiết học.
	


  Sọan : 20/10            

    Giảng : Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013
BUỔI SÁNG:                                       To¸n

                   Tiết 48            Cộng hai số thập phân

I/ Mục tiêu.

Giúp học sinh:

- Biết thực hiện cộng hai số thập phân.

- Biết giải bài toán có liên quan đến phép cộng hai số thâp phân

II/ ĐỒ DÙNG

       GV,  Bảng nhóm

       HS. SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ: (5’)
- Nhận xét bài kiểm tra

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài: (1’)
2/ H​ướng dẫn thực hiện phép cộng hai số thập phân.

a, Ví dụ:

* Hình thành phép cộng hai số thập phân.  (5’)
- G vẽ đường gấp khúc ABC như sgk lên bảng, sau đo nêu bài toán: Đương gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m, đoạn thẳng BC dài 2,45cm. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

? Muốn tính độ dài của đường gấp khúc ta làm như thế nào?

? Hãy nêu rõ tổng độ dài AB và BC.

- G nêu: Vậy để tính độ dài của đường gấp khúcABC ta phải tính tổng 1,84 + 2,45. Đây là mộ tổng của hai số thập phân.

* Đi tìm kết quả:- Yêu cầu học sinh suy nghĩ và tìm cách giải. ( G gợi ý: có thể đổi ra đơn vị mét)

Gv gọi học sinh trình bày kết quả tính của mình trước lớp.

- GV hỏi lại: vậy 1,84 +2,45 bằng bao nhiêu?

* Giới thiệu kĩ thuật tính

- GV nêu: Trong bài toán trên để tính tổng 1,84 + 2,45 m các em sẽ phải đổi từ đơn vị mét sang đơn vị xăng- ti -mét rồi tính, sau khi có được kết quảlại đổi về đơn vị mét. Làm như vậy rất mất thời gian, vị vậy thông thường người ta sử dụng cách đặt tính.

- G hướng đẫn học sinh cách đặt tính như trong sách giáo khoa( vừa thực hiện thao tác trên bảng vừa giải thích):

* Đặt tính: Viết 1,84 rồi viết 2,45 dưới 1,84 sao cho hai dấu phẩy thẳng cộtvới nhau( đơn vị thẳng đơn vị, phần mười thẳng phần mười, phần trăm thẳng phần trăm).

* Tính: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

* Viết dấu phẩy vào kết quả thẳng cộtvới các dấu phẩy của các số hạng.

- GV khẳng định: cách đặt tính thuận tiện và cũng cho kết quả là 4,29.

- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện lại phép tính 1,84 + 2,54.

- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính 184 + 245.

- GV yêu cầu HS so sánh để tìm điển giống và khác nhau giữa hai phép tính các em vừa thực hiện.

- GV hỏi tiếp: Em có nhận xét gì về các dấu phẩy của các số hạng và dấu phẩy  trong phép tính cộng hai số thập phân.

b, Ví dụ 2  (5’)

- GV nêu ví dụ: Đặt rồi tính

15,9 + 8,75

- GV yêu cầu học sinh vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình.

- GV nhận xét câu trả lời của học sinh.

3. Ghi nhớ

- GV hỏi: Qua hai ví dụ, bạn nào có thể nêu cách thực hiện phép cộng hai số thập phân?

- GV cho HS độc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa và yêu cầu học thuộc lòng ở lớp.

4. Luyện tập - thực hành   (18’)

Bài 1

- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và hỏi:

Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV gọi học sinh chữa bài của bạn trên bảng.
	- Học sinh  nghe.

- Học sinh nghe và phân tích đề toán

- Ta tính tổng độ dài của hai đoạn thẩng B và BC.

- Tổng 1,84m + 2,45m.

- HS thực hiện đổi 1,84m và 2,45m thành số đo có đơn vị là xăng -ti-mét và tính tổng:

1,84m = 184cm

2.45m = 245cm

Độ dài đường gấp khúcABC là:

184 + 245 = 429(cm)

429cm = 4,29m

- 1 HS trình bày, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nêu: 1,84 + 2,45 = 4,29

- HS cả lớp theo dõi thao tác của giáo viên .

- 1HS lên bảng đặt tính và tính, HS cả lớp làm ra giấy nháp.

- HS thực hiện:

- HS so sánh hai phép tính:

* Giống nhau về cách đặt tính và cách thực hiện cộng.

*Khác nhau ở chỗ 1 phép tính có dấu phẩy, một phép tính không có dấu phẩy.

- Trong phép tính cộng hai số thập phân( viết theo cột dọc), dấu phẩy ở các số hạng và dấu phẩy ở kết quả thẳng cột với nhau.

- HS lên bảng đặt tính và tính, HS cả lớp làm ra giấy nháp.
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- HS nêu, cả lớp theo dõi, nhận xét và thống nhất:

*Đặt tính: viết 15,9 rồi viết 8,75 dưới 15,9 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

* Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

* Viết dấu phẩy vào kết quả thẳng với các dấu phẩy của các số hạng.

- Một số HS nêu trước lớp , cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS tự học thuộc lòng ghi nhớ về cách cộng hai số thập phân.

Bài 1 (VT)

- 2 học sinh đọc đề bài

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
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	GV yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện phép tính của mình.

- GV hỏi: Dấu phẩy ở tổng của hai số thập phân được viết như thế nào?

- Gv nhận xét và cho điểm học sinh.

Bài 2

- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính và thực hiện tính tổng hai số thập phân.

- GV yêu cầu HS làm bài
	- HS nhận xét bài của bạn đúng hay sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS vừa lên bảng lần lượt nêu, mỗi học sinh nêu cách thực hiện1 phép tính. Ví dụ phép tính đầu tiên:

* Đặt tính: Viết 58,5 sau đó viết 24,3 dưới 58,3 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, hàng phần mười thẳng hàng phần mười, đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục.

* Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên:

. 2 cộng 3 bằng 5 , viết 5.

. 8 cộng 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1.

. 5 cộng 1 là 6. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8.

* Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- HS : Dấu phẩy ở tổng viết thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Bài 2 ( VBT)

- HS đọc thầm đề bài và nêu: Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính tổng hai số thập phân.

- 1 HS nêu như phần Ghi nhớ, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 3 HS lên bảng, mỗi HS thực hiện 1 con tính, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

	          a,                                                    b,      
                                          c,
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	- Gv yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV có thể yêu cầu HS nêu rõ cách tính của phép tính cụ thể( nếu cần)

- GV nhận xét và cho điểm học sinh.

Bài 3

- GV gọi 1 HS đọc đề trước lớp.

- Gv yêu cầu HS tự làm bài .

- GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính :

32,6 + 4,8 = 37,4

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố, dặn dò (1’)
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

- Cần lưu ý học sinh cách đặt tính, sao cho dấu phẩy thẳng hàng với dấu phẩy.
	- HS nhận xét bài bạn cả về cách đặt tính và kết quả tính.

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài 3( VBT)

Bài giải

 Tiến cân nặng là:

32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và kiểm tra.




---------------------------------------------------------

TẬP ĐỌC

              Tiết 20      Ôn tập    (Tiết 4)
I. Mục tiêu:
* Kiểm tra đọc lấy điểm

* Ôn lại các bài  tập đọc là văn miêu tả đã học trong 3 chủ điểm: Việt Nam – Tổ quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người  với thiên nhiên; nhằm trao đổi kĩ  năng cảm thụ văn học.

II. Đồ dùng dạy học:

   GV   - Phiếu ghi sẵn các bài tập  đọc từ tuần 1 đến tuần 9.
   HS.    SGK-VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu bài :  (1’)
- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Kiểm tra bài tập đọc: (13’)
- Cho Hs lên bảng gắp thăm đọc và trả  lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng Hs.
	- Lần  lượt từng Hs gắp thăm bài (5 Hs) về chỗ chuẩn bị; gọi Hs lần lượt thực hiện.

	3. Hướng dẫn  làm bài tập  (20’)
Bài 2 :

? Trong các  bài tập đã học bài  nào là văn miêu tả.

- Gọi Hs đọc yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn làm bài:

+ Chọn  một bài văn miêu tả mà em thích.

+ Đọc kĩ bài văn đã chọn.

+ Chọn chi tiết mà mình thích.

+ Giải thích  lí do vì  sao em thích chi tiết ấy.

- Yêu cầu  Hs  làm bài.

- Gọi Hs trình bày  phần bài  làm của mình.

- Nhận xét, sửa  lỗi  diễn đạt  dùng từ cho từng Hs.

- Nhậ xét, khen ngợi những Hs phát  hiện được những chi tiết hay trong bìa văn và giải thích được lí do.

4. Củng cố  -Dặn dò:  (1’)
- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau.

- Gv  nhận xét tiết học.
	Bài 2
- Hs nối tiếp  nhau trả lời.

+ Quang cảnh  làng mạc ngày  mùa.

+ Một chuyên gia máy xúc.

+ Kì diệu rừng  xanh.

+ Đất Cà Mau.

- Hs làm bài cá nhân.

- 7 đến 10 Hs trình bày  bài làm của mình.


-----------------------------------------------------
CHÍNH TẢ


      Tiết 10                Ôn tập      (Tiết 5)
I. Mục tiêu:
 - Thực hành, luyện tập về nghĩa của từ: từ đồng  nghĩa, từ  trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
- Làm đúng các bài tập về nghĩa của từ.

- Rèn  luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu, mở rộng vốn từ.

II. Đồ dùng dạy học:

         GV    - Giấy  khổ to kẻ  sẵn bảng  ở bài tập 1, bài tập 2 

            HS.     VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu bài : (1’)

- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Hướng dẫn  làm bài tập.  (28’)
Bài 1:

- Gọi Hs đọc yêu cầu  và nội dung của  bài tập.

? Hãy đọc những từ in đậm trong đoạn văn.

? Vì sao cần thay những từ  in đậm đó  bằng những  từ đồng nghĩa khác.

- Yêu cầu Hs  làm việc theo cặp.

- Gọi Hs phát biểu, Gv ghi bảng những từ đưa ra để thay thế.

- Gv nhận xét, rút ra kết  luận.

Bài 2:

- Gọi Hs đọc nội dung và yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu Hs làm bài cá nhân, 2 Hs làm bài trên bảng  lớp.

- Nhận xét bài  làm trên bảng lớp.

- Tổ chức cho Hs đọc thuộc  lòng các câu tục ngữ trên.

Bài 4:

(Hướng dẫn và tổ chức làm bài tập 4 tương tự bài tập 3).
	Bài 1

- 1 Hs đọc.

+ Các từ: bê, bảo, vô, thực hành.

- Vì những từ đó dùng chưa chính xác trong tình huống.

- Hs trao đổi, thảo luận , trả lời.

- 4Hs tiếp nối nhau phát biểu.

Bài 2

- 1Hs đọc yêu cầu của  bài tập.

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

b.Đoàn  kết là sống, chia  rẽ là chết.

...

- Nhẩm, đọc thuộc lòng.

Bài 4

Ví dụ về đáp án:

+ Đánh bạn là  không tốt.

+ Mọi  người đổ xô đi đánh kẻ trộm.

+ Mẹ em không đánh em bao giờ.



	3. Củng cố -dặn dò:  (1’)
? Thế nào  là từ đồng âm?( từ đồng nghĩa,từ trái nghĩa).

- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau
	


----------------------------------------------------------------

Địa lí

                               Tiết 10           Nông nghiệp

I. Mục tiêu :

Học xong bài này, HS :

- Biết  nghành trồng trọt có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi ngày càng  phát triển.

- Biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó cây lúa gạo được trồng nhiều nhất.

- Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số  loại cây trồng,vật nuôi chính ở nước ta.

II. Đồ dùng dạy học:

  GV - Bản đồ  kinh tế Việt Nam.

         - Tranh ảnh về các vùng trồng  lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả ở nước ta.

    HS,   VBT- Bút dạ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ :  (5’)
? Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống ở đâu.
- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy học bài mới :

a. Giới thiệu  bài: (1’)
Gv giới thiệu và ghi bảng

b. Tìm hiểu bài:   (28’)
* Hoạt động 1:
 Làm việc cả lớp

? Dựa vào mục 1 SGK, hãy cho biết ngành trồng trọt có vai trò  như thế  nào trong sản xuất nông nghiệp ở nước  ta.

Gv  kết luận : Trồng  trọt là ngành sản xuất chính trong nền nông nghiệp nước ta. Trồng trọt nước ta phát triển mạnh hơn chăn nuôi...

* Hoạt động 2 : Làm việc theo cặp

- Yêu cầu Hs quan sát H1 và trả lời câu 

hỏi mục 1 trong SGK

- Gọi Hs trình bày kết quả.

Gv kết luận : nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo  là nhiều nhất ...

? Vì sao cây trồng  nước ta chủ yếu là cây xứ  nóng.

? Nước ta đã đạt được những  thành tựu gì trong việc trồng lúa gạo.

Gv kết  luận : Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu Thế giới (chỉ sau Thái Lan).

*Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân.

Gv yêu cầu Hs quan sát H1 trong SGK , kết hợp với vốn hiểu biết, chuẩn bị trả lời câu hỏi cuối mục 1 trong SGK.

Gv kết luận : ở nước ta, cây lúa được trồng nhiều ở vùng đồng bằng, nhiều nhất là đồng bằng Nam bộ...

* Hoạt động  4 : Làm việc cả lớp

? Kể tên một số vật nuôi ở nước ta.

? Trâu, bò, lợn được nuôi chủ yếu ở vùng nào.

? Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc.

Gv kết luận : Bên cạnh ngành trồng trọt thì chăn nuôi cũng dóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền nông nghiệp ở nước ta...

3. Củng cố, dặn dò :  (1’)
? ở địa  phương em nơi nào có nghành nong nghiệp phát triển, nơi nào có nghành nông nghiệp phát triển.

- Gv nhận xét tiết học,dặn dò về nhà.
	- 2 Hs lên bảng trả lời câu hỏi.

· Hs chú ý lắng nghe.

1. Ngành trồng trọt

- Là ngành sản xuất chính trong nền nông nghiệp nước ta.

- Trồng trọt phát triển mạnh hơn chăn nuôi.

- Hs làm việc theo cặp.

- Đại diện một số cặp trả lời.

- Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới, thích hợp với việc trồng cây xứ nóng  như: cà phê, cao su, hồ tiêu,....

- Nước ta đã đáp ứng được nhu cầu trong nước,  người dân đủ ăn, dư gạo xuất  khẩu.

- Hs trình bày.

- Hs lắng nghe.

2. Ngành chăn nuôi

- Một số vật nuôi ở nước ta:trâu, bò, lợn, gà, vịt,...

- Trâu, bò, lợn được nuôi chủ yếu ở vùng đồng bằng.

- Thức ăn chăn nuôi đảm bảo, nhu cầu của người dân,...

- Hs lắng nghe.


BUỔI CHIỀU
BỒI DƯỠNG TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Củng cố về cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image62.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dưới dạng kg :

a)   17kg 28dag =…kg;
     1206g =…kg;

      5 yến  = …tấn;         46 hg = …kg;
     

b)  3kg 84 g = …kg;      277hg = …kg;    

     43kg  = ….tạ;
         56,92hg  =  …kg.

Bài 2: Điền dấu >, < hoặc = vào …….

    a)    5kg 28g       ….     5280 g

    b)   4 tấn 21 kg       ….      420 yến  

Bài 3 : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3 m = ...dm                35,56m = ...cm

    8,05km = ...m               6,38km = ...m

b) 6,8m2 = ...dm2             3,14 ha =  ....m2
    0,24 ha = ...m2             0,2 km2 = ...ha

Bài 4: (HSKG)

Một ô tô chở 80 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50 kg. 

a) Hỏi ô tô chở được bao nhiêu tấn gạo?

b) Nếu ô tô đó đã bán bớt đi 
[image: image63.wmf]5

2

số gạo đó thì còn lại bao nhiêu tạ gạo ?

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a)  17,28kg ;   1,206kg ;   

     0,05 tấn ;        4,6kg

b) 3,084kg ;    27,7kg

    0,43kg ;     5,692kg

Lời giải :
    a)    5kg 28g       <    5280 g

           (5028 g)

    b)  4 tấn 21 kg      >       402 yến   
        (4021 kg)           (4020 kg)

a) 7,3 m = 73 dm           35,56m = 3556 cm

    8,05km = 8050 m      6,38km = 6380 m

b) 6,8m2 = 680 dm2       3,14 ha = 31400m2
    0,24 ha = 2400 m2     0,2 km2 = 20 ha

Lời giải :
    Ô tô chở được số tấn gạo là :

        50 x 80 = 4000 (kg) = 4 tấn.

    Số gạo đã bán nặng số kg là :

        4000 : 5 x 2 = 1600 (kg)

    Số gạo còn lại nặng số tạ là :

4000 – 1600 = 2400 (kg) = 24 tạ.

                Đáp số : 24 tạ

- HS lắng nghe và thực hiện.




BỒI DƯỠNG TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

Củng cố về cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image64.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm :

a) 2,35796 km2 =...km2....hm2...dam2..m2
    69,805dm2 = …dm2...cm2...mm2
b) 4kg 75g = …. kg

    86000m2 = …..ha

Bài 2 : 

Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền

Bài 3 : 

Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?

Bài 4 : (HSKG)
Tìm x, biết x là số tự nhiên : 

           27,64   <  x  <  30,46.

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.

- HS lên lần lượt chữa từng bài
Bài 1

Bài giải :

a) 2,35796 km2 = 2km2 35hm2 79dam2
                             60m2
   69,805dm2 = 69 dm2 80cm2 50mm2
b) 4kg 75g =  4,075kg

    86000m2 =  0,086ha

Bài2

Bài giải :

32 bộ quần áo gấp 16 bộ quấn áosố lần là :

            32 : 16 = 2 (lần)

Mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả số tiền là :  1 280 000 x 2 = 2 560 000 (đồng)

                 Đáp số : 2 560 000 (đồng)

Bài 3

Bài giải :

Đổi : 1 giờ = 60 phút.

  60 phút gấp 15 phút số lần là :

          60 : 15 = 4 (lần)

Trong 1 giờ máy bay đó bay được số km là :    240 x 4 = 960 (km)

                  Đáp số : 960 km

Bài4

Bài giải :

Từ 27,64 đến 30,46 có các số tự nhiên là : 

             28, 29, 30.

 Vậy x = 28, 29, 30 thì thỏa mãn đề bài.

- HS lắng nghe và thực hiện.



BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT 
                                      ÔN VỀ CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN.
I. Mục tiêu:

- Củng cố, hệ thống hoá vốn từ ngữ thuộc chủ đề  Thiên nhiên.
- Học sinh biết vận dụng những từ ngữ đã học để đặt câu viết thành một đoạn văn ngắn nói về chủ đề.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: 

H: Tìm các thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong đó có những từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên?

Bài tập 2 : 

H: Tìm các từ miêu tả klhông gian

a) Tả chiều rộng: 

b) Tả chiều dài (xa):

c) Tả chiều cao :

d) Tả chiều sâu : 

Bài tập 3 : 

H: Đặt câu với mỗi loại từ chọn tìm được ở bài tập 2.

a) Từ chọn : bát ngát.

b) Từ chọn : dài dằng dặc.

c) Từ chọn : vời vợi

d) Từ chọn : hun hút 

4. Củng cố dặn dò :

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho bài sau được tốt hơn.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

- Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối.

- Muốn ăn chiêm tháng năm thì trông trăng rằm tháng tám.

- Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

- Ráng mỡ gà, ai có nhà phải chống.

a) Tả chiều rộng : bao la, bát ngát, thênh thang, mênh mông…

b) Tả chiều dài (xa) : xa tít, xa tít tắp, tít mù khơi,  dài dằng dặc, lê thê…

c) Tả chiều cao : chót vót, vòi vọi, vời vợi…
d) Tả chiều sâu : thăm thẳm, hun hút, hoăm hoắm…
a) Từ chọn : bát ngát.

- Đặt câu : Cánh dồng lúa quê em rộng mênh mông bát ngát.

b) Từ chọn : dài dằng dặc,

- Đặt câu : Con đường từ nhà lên nương dài dằng dặc.

c) Từ chọn : vời vợi

- Đặt câu: Bầu trời cao vời vợi.

d) Từ chọn : hun hút 

- Đặt câu : Hang sâu hun hút.
 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


   Soạn : 21 /10          

   Giảng: Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013
BUỔI SÁNG :                                      Toán

                    Tiết 49                      Luyện tập

I/ Mục tiêu.

Giúp học sinh:

- Củng cố kĩ năng thực hiện cộng hai số thập phân.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.

- Giải bài toán có nội dung hình học, bài toán có liên quan đến số trung bình cộng.

II/  ĐỒ DÙNG

           GV.     Bảng phụ

           HS.     SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ Bài cũ:  (5’)
- Gọi học sih chữa bài 3,4 sgk.

- Nhận xét và cho điểm.

? Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?

- Nhận xét và cho điểm.
	- 2 học sinh lên bảng làm.

- Ta cộng như cộng số tự nhiên, lưu ý các đặt tính sao cho dấu phẩy thẳng hàng với dấu phẩy, các hàng thẳng cột với nhau.

	B/ Bài mới:

1 Giới thiệu bài:  (5’)
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập  (28’)
	

	Bài 1

- Yêu cầu học đọc đề bài và nêu yêu cầu của đề.

- Yêu cầu học sinh làm bài
	Bài 1( VBT)

- Học sinh đọc thầm bài trong sgk.

- Bài cho biết các số a,b yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức a + b và b + a.

- 1 học sinh làm bài, học sinh dưới lớp làm bài vào vở.

	a
	5,7
	14,9
	0,53

	b
	6,24
	4,36
	3,09

	a + b
	5,7 + 6,24 =11,94
	14,9 + 4,36 = 19,26
	0,53 + 3,09 = 3,62

	b + a
	6,24 + 5,7 =11,94
	4,36 + 14,9  = 19,26
	3,09 + 0,53 = 3,62

	- GV yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV hỏi: 

+ Em có nhận xét gì về giá trị, về vị trí các số hạng của hai tổng a+ b và b +a khi a =5,7 và b =6,24?

+ Gv hỏi tương tựvới hai trường hợp còn lại.

- GV hỏi tổng quát: Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b +a ?

+ Khi đổi chỗ các số hạngcủa tổnga + b thì được tổng nào? Tổng này có giá trị như thế nào so với tổng a +b ?

- Gv khẳng định: Đó chính là tính chất giao hoán của phép cộngcác số thập phân. Khi đổi chỗ hai số hạng trong cùng một tổng thi tổng không thay đổi.

- GV hỏi: Em hãy so sánh tính chất giao hoán của phép cộng các số tự nhiên, tính chất giao hoán của phép cộng phân sốvà tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
	
- HS nhận xét bạn làm đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

HS trả lời:

+ Hai tổng này có giá trị bằng nhau.

+ Khi đổi chỗ cho các số hạng của tổng 5,7

+ 6.24 thì ta được tổng 6,24 + 5,7.

- HS nêu : a + b = b +a

+ Khi ta đổi chỗ các số hạng trong tổng a + b thì được tổng b + a có giá trị bằng tổng ban đầu.

- HS nhắc lai kết luận về tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.

- HS nhớ lại và nêu: Dù là phép cộngvới số tự nhiên, hay phân số hay vsố thập phân thì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng vẫn không thay đổi.



	Bài 2

- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài toán.

- Gv hỏi: Em hiểu yêu cầu của bài" dùng tính chất giao hoán để thử lại" như thế nào?

- GV yêu cầu HS là bài.

- Gv yêu cầu HS nhận xét bài là của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.
	Bài 2( VBT)

- Học sinh đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS nêu:v Thực hiện tính cộng sau đó đổi chỗ các số hạng để tính tiếp. Nếu hai phép cộng có kết quả bằng nhau tức là đã tính đúng, nếu hai phép cộng cho hai kết quả khác nhau tứ là đã tính sai.

- 3 HS lên bảng là bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
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- HS  nhận xét bạn làm bài đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

	Bài 3

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm học sinh.
	Bài 3 ( VBT)

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 = 24,66(m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(16,34 + 24,66) x 2 = 82(m)

Đáp số: 82m

	Bài 4

- GV gọi học sinh đọc đề bài toán.

- Gv hỏi: Bài toán cho em biết gì?

- GV yêu cầu học sinh khà làm bài và đi hướng dẫn học sinh yếu. Các câu hỏi hướng dẫn:

+ Em hãy nêu cách tính số trung bình cộng.

+ Để tính được trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu mét vải em phải biết được những gì?

+ Tổng số mét vải bán được là bai nhiêu?

+ Tổng số ngày bán hàng là bao nhiêu ngày?

- GV chữa bài của học sinh trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
	Bài  4 (VBT)

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc đề trông SGK.

- HS: bài toán cho bết: Tuần đầu bán 314,78m vải

Tuần sau bán 525,22m vải

Bán tất cả các ngày trong tuần.

- Bài toán yêu cầu tính trung bình số mét vải bán trong 1 ngày.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Tổng số mét vải bán được trong cả hai tuần lễ là:

314,78 + 525,22 = 840(m)

Tổng số ngày bán hàng trong hai tuần lễ là:

7 x2 = 14( ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

840 : 14 = 60 (m)

Đáp số: 60m

	3. Củng cố, dặn dò.  (1’)
- G tổng kết và nhận xét tiết hoc.

- Dặn dò về nhà.

- Giúp học sinh ôn tập dạng toán tìm số trung bình cộng.
	- Học và chuẩn bị bài sau


---------------------------------------------------------
 TẬP LÀM VĂN


                    Tiết 19          Ôn tập           ( Tiết 6)
I. Mục tiêu:
* Kiểm tra đọc lấy điểm

*Xác định được tính cách của từng  nhân vật trong vở kịch Lòng dân ; phân vai, diễn lại vở kịch.
II. Đồ dùng dạy học:

     GV.   - Phiếu ghi sẵn các bài tập  đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

               - Một số trang phục đơn giản dùng để diễn  kịch.

        HS.     SGK-VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu bài :  (1’)

- Gv nêu mục tiêu tiết học và cách gắp thăm.

2. Kiểm tra bài tập đọc:  (12’)

- Cho Hs lên bảng gắp thăm đọc và trả  lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng Hs.
	- Lần  lượt từng Hs gắp thăm bài (5 Hs) về chỗ chuẩn bị; gọi Hs lần lượt thực hiện.

	3. Hướng dẫn  làm bài tập

Bài 2 :

- Gọi Hs đọc yêu cầu  của  bài tập .

- Yêu cầu Hs đọc lại vở kịch. Cả  lớp theo dõi, xác định tính cách của từng nhân vật.

- Gọi Hs phát biểu.

- Yêu cầu Hs diễn  kịch trong nhóm.

- Tổ chức  cho Hs diễn  kịch.

- Gv cùng cả  lớp tham gia bình  chọn :

+ Nhóm diễn kịch giỏi nhất.

+ Diễn viên đóng kịch giỏi nhất.

- Khen ngợi Hs vừa đoạt giải.

4. Củng cố -dặn dò: (1’)
? Vở  kịch Lòng  dân cho em biết điều gì.
- Gv cùng HS hệ thống bài.

- Hướng dẫn Hs học bài ở  nhà và chuẩn bị bài  sau.

- Gv  nhận xét tiết học.  
	- 1 Hs đọc yêu cầu của bài tập.

- 2 Hs đọc nố tiếp.

- 5 Hs phát biểu.

+ Dì Năm: khôn  khéo, bình tĩnh, nhanh trÝ,dũng cảm bảo vệ cán bộ cách mạng
+ An: thông minh, nhanh trÝ,biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ
+ Chú cán bộ:bình tĩnh,tin tưởng,vào lòng dân.

+ Lính.hống hách

+ Cai. Xảo quyệt,vòi vĩnh
- Hs hoạt động trong nhóm.

- 4 nhóm thi diễn kịch.


------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU :                     THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ.
I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ chỉ ngôi.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ chỉ ngôi.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: Thế nào là đại từ chỉ ngôi? Cho ví dụ?

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1:  

H: Tìm đại từ chỉ ngôi trong đoạn văn sau và cho biết cách dùng đại từ xưng hô trong đoạn văn đối thoại đó cho em biết thái độ của Rùa và Thỏ đối với nhau ra sao?

 “Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ trông thấy mỉa mai bảo Rùa rằng:

- Đồ chậm như sên! Mày mà cũng đòi tập chạy à?

  Rùa đáp:

-  Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

  Thỏ vểnh tai lên tự đắc :

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!”

Bài tập 2 :

H: Hãy tìm những đại từ và đại từ xưng hô để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau sao cho đúng :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy,…. biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng … dõng dạc nhất xóm,… nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, … bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy … đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó … rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo … hỏi dùm tại sao … lại không thả mối dây xích cổ ra để … được tự do đi chơi như ….” 

4.Củng cố dặn dò :

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài 1

Bài giải :

- Các đại từ xưng hô trong đoạn văn là:

      Ta, mày, anh, tôi.

- Thái độ của Thỏ và Rùa đối với nhau trong đoạn văn : Kiêu ngạo, coi thường Rùa

Bài 2

Bài giải :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy, tôi biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm, nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó tôi rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo tôi hỏi dùm tại sao người ta lại không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi.” 

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


THỰC HÀNH TOÁN

                            LUYỆN TẬP VỀ CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết cộng thành thạo số thập phân.

-  Giải các bài toán có liên quan đến cộng số thập phân.
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image72.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

Phần 1: Ôn cách cộng 2 số thập phân

- Cho HS nêu cách cộng 2 số thập phân

   + Đặt tính ……

   + Cộng như cộng 2 số tự nhiên

   + Đặt dấu phẩy ở tổng ...

Lưu ý: Bước 1 và bước 3 còn bước 2 HS đã thành thạo với phép cộng 2 số TN 

Phần 2: Thực hành 

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính :

a) 65,72 + 34,8



b) 284 + 1,347

c) 0,897 + 34,5



d) 5,41 + 42,7

- HS đặt tính từng phép tính 

- GV kiểm tra hoặc đổi vở để KT với bạn

- HS tính 

- Gọi HS nêu KQ 

Bài tập 2: Tìm x

a)  x - 13,7 = 0,896


         b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

Bài tập 3 

Thùng thứ nhất có 28,6 lít  dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài tập 4: (HSKG)

Cho 2 số có hiệu là 26,4. Số bé là 16. Tìm số lớn
4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

	- HS nêu cách cộng 2 số thập phân

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a) 100,52

b) 285,347

c) 35,397

d) 48,11

Lời giải :
a)  x - 13,7 = 0,896

     x           =  0,896 + 13,7

     x           =       14,596

b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

    x – 3,08 =     34,32

    x            =     34,32 +  3,08 

    x            =      37,4

Bài giải :

Thùng thứ ba có số lít dầu là:

      (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (lít)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:

      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (lít)

                     Đáp số: 81 lít. 

Bài giải :

        Giá trị của số lớn là :

              26,4 + 16 = 42,4

                         Đáp số : 42,4

- HS lắng nghe và thực hiện.




   THỰC HÀNH TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

Củng cố về cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image73.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm :

a) 2,35796 km2 =...km2....hm2...dam2..m2
    69,805dm2 = …dm2...cm2...mm2
b) 4kg 75g = …. kg

    86000m2 = …..ha

 Bài 2 : 

Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền

Bài 3 : 

Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?

Bài 4 : (HSKG)
Tìm x, biết x là số tự nhiên : 

           27,64   <  x  <  30,46.

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.

- HS lên lần lượt chữa từng bài
Bài giải :

a) 2,35796 km2 = 2km2 35hm2 79dam2
                             60m2
   69,805dm2 = 69 dm2 80cm2 50mm2
b) 4kg 75g =  4,075kg

    86000m2 =  0,086ha

Bài giải :

32 bộ quần áo gấp 16 bộ quấn áosố lần là :

            32 : 16 = 2 (lần)

Mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả số tiền là :  1 280 000 x 2 = 2 560 000 (đồng)

                 Đáp số : 2 560 000 (đồng)

Bài giải :

Đổi : 1 giờ = 60 phút.

  60 phút gấp 15 phút số lần là :

          60 : 15 = 4 (lần)

Trong 1 giờ máy bay đó bay được số km là :    240 x 4 = 960 (km)

                  Đáp số : 960 km

Bài giải :

Từ 27,64 đến 30,46 có các số tự nhiên là : 

             28, 29, 30.

 Vậy x = 28, 29, 30 thì thỏa mãn đề bài.

- HS lắng nghe và thực hiện.




     Sọan : 22/10                   

    Giảng : Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2013
BUỔI SÁNG 
Toán

          Tiết  50              Tổng nhiều số thập phân

I/ Mục tiêu.

Giúp học sinh:

- Biết thực hiện tổng nhiều số thập phân tương tự như tính tổng hai số thập phân.

- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.

- Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện.

II/ Đồ dùng dạy học:

 GV.        Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 2
 HS .       SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ Bài cũ: (5’)
- Gọi học sih chữa bài 3,4 sgk.

- Nhận xét và cho điểm.

? Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?

- Nhận xét và cho điểm.


	- 2 học sinh lên bảng làm.

- Ta cộng như cộng số tự nhiên, lưu ý các đặt tính sao cho dấu phẩy thẳng hàng với dấu phẩy, các hàng thẳng cột với nhau.

	B/ Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1’)
2. Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân.  (10’)
	

	a, Ví dụ:

G nêu bài toán: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l dầu, thùng thứ hai có 36,75l dầu, thùng thứ ba có 14,5l dầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

? Làm thế nào để tính số lít dầu trong 3 thùng?

- G nêu: Dựa và cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng của ba số thập phân.

- Gọi 1 học sinh thực hiện làm bài trên bảng và yêu cầu cả lớp theo dõi.

- Yêu cầu học sinh vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình.

- G nhận xét và nêu lại: Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tượng tự như tính tổng hai số thập phân.

- Yêu cầu cả lớp cùng đặt tình và thực hiện tính
	- Học sinh nghe và tóm tắt, phân tính ví dụ.

- Tính tổng 27,5 + 36,75 + 14,4.

- Trao đổi và tìm cách thực hiện tính.
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- 1 học sinh lên bảng làm

- Học sinh nêu cả lớp theo dõi và thống nhất:

* Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột, các chứ số ở một hàng thẳng cột với nhau.

* Cộng như cộng với các số tự nhiên.

* Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng

	b, Bài toán:

- G nêu bài toán: người ta uốn sợ dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm; 6,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó?

? Em hãy nêu cách tình chu vi của hình tam giác?

- Yêu cầu học sinh làm bài toán trên.

- Chữa bài trên bảng lớp, sau đó hỏi học sinh: ? Em hãy nêu cách tính tổng 8,7 + 6,25 + 10.

- G nhận xét
	- Học sinh nghe và phân tích bài toán.

- Muốn tính chu vi của hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh.

- 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.

Bài giải:

Chu vi hình tam giác là:

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 ( dm)

Đáp số: 24,95 dm
- Học sinh nêu lớp nhận xét.

	3. Luyện tập thực hành. (18’)
Bài 1

- Yêu cầu học sinh tính tổng của nhiều số thập phân
	Bài 1 ( VBT)

- 4 học sinh lên bảng làm bài

	a,                                 b,                              c,                                 d,
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	- Gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

? Khi viết dâu phẩy ở kết quả chúng ta lưu ý điều gì?

- Nhận xét và cho điểm,
	- Học sinh nhận xét cả về cách đặt tính và kết quả.

- Dấu phẩy phải thẳng hàng với các dấu phẩy của các số hạng

	Bài 2

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

G yêu cầu hcọ sinh tính giá trị của hai biểu thức ( a + b ) + c và a + ( b + c) trong từng trường hợp
	Bài 2 ( VBT)

- Học sinh đọc thầm đề bài trong sgk.

1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở ô li

	a
	b
	c
	( a + b ) + c 
	a + ( b + c)

	2,5
	6,8
	1,2
	( 2,5 + 6,8 ) + 1,2 = 10,5
	2,5 +( 6,8 + 1,2) = 10,5

	1,34
	0,52
	4
	( 1,34 + 0,52 ) + 4 = 5,86
	1,34 + ( 0,52 + 4 ) = 5,86

	- G cho học sinh chữa bài trên bảng.

? Hãy so sánh giá trị của biểu thức ( a + b ) + c với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi a = 2,5; b = 6,8; c = 1,2

? Hãy so sánh giá trị của biểu thức ( a + b ) + c với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi a = 1,34; b = 0,52; c = 4.

? Vậy giá trị của biểu thức ( a + b ) + c như thế nào với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi ta thay các chữ bằng một bộ số?

GV viết lên bảng 

( a + b ) + c = a + ( b + c)

? Em đã gặp biểu thức trên khi học tính chất nào của phép cộng các số tự nhiên?

? Em hãy phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên?

? Theo em phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp không? Vì sao?

- Yêu cầu học sinh nêu tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân?
	- Giá trị của biểu thức đều bằng 10,5

- Giá trị của biểu thức đều bằng 5,86

- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

- Tính chất kết hợp của phép cộng ta cũng có: ( a + b ) + c = a + ( b + c)

- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại

- Cũng có tính chất kết hợp như phép cộng số tự nhiên.

- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại

	Bài 3
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán.
	Bài 3 ( VBT)

- Học sinh đọc yêu cầu của bài

	a, 12,7 + 5,89 + 1,3

= 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89 

= 19,89

( Sử dụng tính chất giao hoán )

c, 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

= ( 5,75 + 4,25 ) + ( 7,8 + 1,2 )

= 10 + 10 

= 20 

( Sử dụng tính chất giao hoán )
	b, 38,6 + 2,09 + 7,91

= 38,6 + ( 2,09 + 7,91)

= 38,6 + 10

= 48,6

( Sử dụng tính chất kết hợp )

d, 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,05

= ( 7,34 + 2,66) + ( 0,45 + 0,05)

= 10 + 0,5

= 10,5

( Sử dụng tính chất giao hoán )

	- Gọi học sinh nhận xét bài của bạn

- Yêu cầu 4 học sinh làm bài và giải thích cách làm
	- Học sinh nhận xét đúng hay sai

	3. Củng cố dặn dò:  (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học và dặn dò về nhà
	- Học và chuẩn bị bài sau


------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Kiểm tra ( đọc + Luyện từ và câu )

--------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
Kiểm tra ( Chính tả và tập làm văn )

                                             
                                   ------------------------------------------------------

                                                     Sinh hoẠt  -   TuẦn 10

 I. Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 10

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 11

II. Lên lớp



1. Các tổ trưởng báo cáo.



2. Lớp trưởng sinh hoạt.



3. GV chủ nhiệm nhận xét

      + Ưu điểm

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+Tồn tại

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. Phương hướng:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   ---------------------------------------------------------

BUỔI CHIỀU
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
     LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ XƯNG HÔ.

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ xưng hô.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ xưng hô.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : 

H: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây:

Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn:

 - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!

Bài tập 2:

H: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:

Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.

Bài tập 3: 

H: Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?

4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- S lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài 1

Đáp án :

- 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó
- Từ Sài Thung tiếp theo thay bằng từ mày
- Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao.

Bài 2

Đáp án : 

Các danh từ trong đoạn văn là :

   Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em.
Bài 3

Lời giải : chẳng hạn :

- Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ.

- Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu.

- Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.
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